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lời mở đầu

Trong công cuộc đổi mới đất nước, cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa các doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quan hệ hàng hóa, tiền tệ nhằm tạo ra nhiều sản phẩm  đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của xã hội.Mục tiêu cuối cùng của mọi doanh nghiệp là lợi nhuận. Để đạt được lợi nhuận ngày càng cao, các doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất tiêu thụ được sản phẩm, hàng hóa  một cách tốt nhất. Đây chính là vấn đề lớn hết sức quan trọng và cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp, các nhà kinh doanh. Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của hoạt động tiêu thụ cả về lý luận và thực tiễn tại Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây.

Xuất phát từ tầm quan trọng của  việc tiêu thụ trong các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây nói riêng, trong quá trình thực tập  và tìm hiểu tại Công ty  em  đã hoàn thành luận văn với đề tài: “Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây”. 

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 Chương:

Chương I:


Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp kinh doanh.


Chương II:

Tình hình thực tế  kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết qủa tiêu thụ ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây.


Chương III:


Một số ý kiến nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây.

  Vì thời gian thực tập ngắn và bản thân em  còn bị  hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ đạo chân tình của Cô giáo để đề tài của em được hoàn thiện hơn.

Để làm được đề tài này, em  xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Trần Thị Dung cùng các cô chú, anh chị trong công ty đã giúp đỡ chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề này.

                                  Em xin chân thành cảm ơn !

                                                                                     Sinh viên

                  Trần Thị Phương Thảo        

Chương I

cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp kinh doanh

1.1 Những vấn đề cơ bản về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh

1.1.1 Đặc điểm, vai trò của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh

1.1.1.1 Khái niệm về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

- Khái niệm về tiêu thụ

Tiêu thụ là quá trình đơn vị cung cấp thành phẩm, hàng hóa và công tác lao vụ, dịch vụ cho đơn vị mua, qua đó đơn vị mua thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng theo giá đã thỏa thuận giữa đơn vị mua và đơn vị bán. Thành phẩm, hàng hóa được coi là tiêu thụ khi người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho người bán.

- Khái niệm kết quả tiêu thụ hàng hóa 

Kết quả tiêu thụ là kết quả cuối cùng về mặt tài chính của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nói cách khác, kết quả tiêu thụ là phần chênh lệch giữa doanh thu bán hàng,các khoản giảm trừ doanh thu với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Đây là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.1.1.2 Vai trò, ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu  thụ trong kinh doanh 

Mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Trong khi đó, thành phẩm, hàng hóa tiêu thụ được thì doanh nghiệp mới có lợi nhuận. Vì thế có thể nói tiêu thụ có quan hệ mật thiết với kết quả kinh doanh. Tiêu thụ tốt thể hiện uy tín sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường, thể hiện sức cạnh tranh cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp.

Kết thúc quá trình tiêu thụ là khép kín một vòng chu chuyển vốn. Nếu quá trình tiêu thụ thực hiện tốt, doanh nghiệp sẽ tăng nhanh vòng quay của vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để thỏa mãn nhu cầu ngày càng lớn của xã hội. Cũng qua đó, doanh nghiệp thực hiện được giá trị lao động thặng dư ngoài việc bù đắp những chi phí bỏ ra để tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Đây chính là nguồn để doanh nghiệp nộp ngân hàng Nhà Nước, lập các qũy cần thiết và nâng cao đời sống cho người lao động.

Tiêu thụ chỉ được thực hiện khi sản phẩm  hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ  của khách hàng. Đối tượng phục vụ có thể là cá nhân hay đơn vị có nhu cầu. Cá nhân người tiêu thụ chấp nhận mua sản phẩm hàng hóa vì nó thỏa mãn nhu cầu tất yếu.Khi sản phẩm  được chuyển giao quyền sở hữu cho người tiêu dùng thì sản phẩm sẽ hữu ích, sự thỏa mãn của khách hàng với sản phẩm càng cao. Đối với đơn vị tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì sản phẩm đó trực tiếp phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Việc tiêu thụ kịp thời, nhanh chóng góp phần làm cho quá trình sản xuất của đơn vị được liên tục.

Như vậy, tiêu thụ là hoạt động hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh nói riêng. Trong cơ chế thị trừơng bán hàng là một nghệ thuật, khối lượng sản phẩm tiêu thụ là nhân tố quyết định lợi nhuận của doanh nghiệp. Nó thể hiện sức cạnh tranh trên thị trường và là cơ sở quan trọng để đánh giá trình độ quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Những thông tin từ kết quả hạch toán tiêu thụ  là thông tin rất cần thiết đối với các nhà quản trị trong việc tìm hướng đi cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp tùy thuộc vào đặc điểm  sản xuất kinh doanh của mình và tình hình tiêu thụ trên thị trường mà đề ra kế hoạch sản xuất tiêu thụ cho phù hợp. Việc thống kê các khỏan doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh chính xác, tỉ mỉ và khoa học sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có được các thông tin chi tiết về tình hình tiêu thụ cũng như hiệu quả sản xuất của từng mặt hàng tiêu dùng trên thị trường khác nhau. Từ đó, nhà quản trị có thể tính được mức độ hoàn thành kế hoạch, xu hướng tiêu dùng, hiệu quả quản lý chất lượng cũng như nhược điểm  trong công tác tiêu thụ của từng loại sản phẩm hàng hóa. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh, thực tế lãi cũng như số thuế nộp ngân sách Nhà Nước. Và cuối cùng nhà quản trị sẽ đề ra được kế hoạch sản xuất của từng loại sản phẩm trong kỳ hạch toán tới, tìm ra biện pháp khắc phục những yếu điểm để hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.
1.1.1.3 Thời điểm  ghi nhận doanh thu 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (chuẩn mực 14), doanh thu bán hàng đựơc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn năm điều kiện sau:

-Người bán đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm , hàng hóa cho người mua

-Người bán không còn nắm dữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa.

-Doanh thu đuợc xác định tương đối chắc chắn.

-Người bán đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bàn hàng.

-Xác định được chi phí liên quan đến việc bán hàng.

Như vậy, thời điểm  ghi nhận doanh thu (tiêu thụ) là thời điểm  chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa, lao vụ từ người bán sang người mua. Nói cách khác,thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm người mua trả tìên hay chấp nhận nợ về lượng hàng hóa, dịch vụ mà người bán chuyển giao.

1.1.2.Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ

1.1.2.1.Nhiệm vụ của kế toán bán hàng

Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, các đơn vị mua bán hàng hoá trong nước phải bám sát thị trường, tiến hành hoạt động mua bán hàng hoá theo cơ chế tự hạch toán kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh, các đơn vị phải thường xuyên tìm hiểu thị trường, nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của dân cư để có tác động tới phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hoá.

Hàng hoá của doanh nghiệp gồm nhiều loại, nhiều thứ phẩm cấp nhiều thứ hàng cho nên yêu cầu quản lý chúng về mặt kế toán không giống nhau. Vậy nhiệm vụ chủ yếu của kế toán hàng hoá là:

- Phản ánh giám đốc tình hình thu mua, vận chuyển bảo quản và dự trữ hàng hoá, tình hình nhập xuất vật tư hàng hoá. Tính giá thực tế mua vào của hàng hoá đã thu mua và nhập kho, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu mua, dự trữ và bán hàng nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hoá.

- Tổ chức tốt kế toán chi tiết vật tư hàng hoá theo từng loại từng thứ theo đúng số lượng và chất lượng hàng hoá. Kết hợp chặt chẽ giữa kế toán chi tiết với hạch toán nghiệp vụ ở kho, ở quầy hàng, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm kê hàng hoá ở kho, ở quầy hàng đảm bảo sự phù hợp số hiện có thực tế với số ghi trong sổ kế toán.

- Xác định đúng đắn doanh thu bán hàng, thu đầy đủ thu kịp thời tiền bán hàng, phản ánh kịp thời kết quả mua bán hàng hoá. Tham gia kiểm kê và đánh giá lại vật tư, hàng hoá. 

1.1.2.2.Nhiệm vụ công tác tiêu thụ hàng hóa

Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời đày đủ khối lượng hàng hóa bán ra, số hàng đã giao cho các cửa hàng tiêu thụ, số hàng gửi bán, chi phí bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, tổ chức tốt công tác kế toán chi tiết bán hàng về số lượng, chủng loại, giá trị.

Cung cấp thông tin kịp thời tình hình tiêu thụ phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo thường xuyên kịp thời tình hình thanh toán với khách hàng, theo loại hàng, theo hợp đồng.

Phản ánh kiểm tra phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hóa , kế hoạch lợi nhuận, và lập báo cáo kết quả kinh doanh.

1.1.3. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp kinh doanh

Phương thức tiêu thụ cũng là một vấn đề hết sức quan trọng trong khâu bán hàng, để đẩy nhanh được tốc độ tiêu thụ, ngoài việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã... lựa chọn cho mình những phương pháp tiêu thụ hàng hóa sao cho có hiệu quả là điều tối quan trọng trong khâu lưu thông, hàng hóa đến đựơc người tiêu dùng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Việc áp dụng linh hoạt các phương thức tiêu thụ góp phần thực hiện được kế hoạch tiêu thụ của doanh nghiệp. Sau đây là một số phương thức tiêu thụ chủ yếu mà doanh nghiệp hay sử dụng.

* Tiêu thụ hàng hóa theo phương thức xuất kho gửi hàng đi bán :

Theo phương thức này, doanh nghiệp xuất hàng ( hàng hóa ) gửi đi bán cho khách hàng theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

Khi xuất hàng gửi  đi bán thì hàng chưa được xác định tiêu thụ, tức là chưa được hạch toán vào doanh thu. Hàng gửi đi bán chỉ được hạch toán khi khách hàng chấp nhận thanh toán.

* Tiêu thụ hàng hóa theo phương thức bên mua  đến nhận hàng trực tiếp 

Căn cứ vào hợp đồng mua bán đã được ký kết, bên mua cử cán bộ đến nhận hàng tại kho của doanh nghiệp. Khi nhận hàng xong, người nhận hàng ký xác nhận vào hóa đơn bán hàng và hàng đó được xác định là tiêu thụ và được hạch toán vào doanh thu.

Chứng từ bán hàng trong phương thức này cũng là phiếu xuất kho kiêm hóa đơn bán hàng, trên chứng từ bán hàng đó có chữ ký của khách hàng nhận hàng.

* Tiêu thụ hàng hóa theo phương thức bán hàng giao thẳng ( không qua kho):
Phương thức này chủ yếu áp dụng ở các doanh nghiệp thương mại .Theo phương thức này , doanh nghiệp mua hàng của người cung cấp bán thẳng cho khách hàng không qua kho của doang nghiệp .Như vậy, nghiệp vụ mua và bán xảy ra đồng thời .Trong phương thức này có thể chia thành hai trường hợp :

-Trường hợp bán thẳng cho người mua : tức là khi gửi hàng đi bán thì hàng đó chưa được xác định là tiêu thụ (giống như phương thức xuất kho gửi hàng đi bán ).

-Trường hợp bán hàng giao tay ba :tức là cả bên cung cấp (bên bán ), doanh nghiệp và người mua càng giao nhận hàng mua, bán với nhau .Khi bên mua hàng nhận hàng và ký xác nhận vào hóa đơn bán hàng thì hàng đó được  xác định là tiêu thụ .Chứng từ bán hàng trong phương thức này là Hóa đơn bán hàng giao thẳng .

*Phương thức bán lẻ:

Là hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, hàng hóa sẽ không tham gia vào quá trình lưu thông ,thực hiện hoàn toàn giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa .

Tùy từng trường hợp bán hàng theo phương thức này mà doanh nghiệp lập hóa đơn bán hàng hoặc không lập hóa đơn bán hàng .Nếu doanh nghiệp lập hóa đơn bán hàng thì cuối ca hoặc cuối ngày người bán hàng sẽ lập Bảng kê hóa đơn bán hàng và lập báo cáo bán hàng .Nếu không lập hóa đơn bán hàng thì người bán hàng căn cứ vào số tiền bán hàng thu được và kiểm kê hàng tồn kho, tồn quầy để xác định lượng hàng đã bán trong ca ,trong ngày để lập báo cáo bán hàng .Báo cáo bán hàng và giấy nộp tiền bán hàng là chứng từ để hạch toán sau này của kề toán .

*Phương thức bán hàng trả góp:

Bán hàng trả góp là viếc bán hàng thu tiền nhiều lần .Sản phẩm hàng hóa khi giao cho người mua thì được coi là tiêu thụ, người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua một phần, số tiền thanh toán chậm phải chịu một tỷ lệ lãi nhất định .

Tóm lại, khi mà nền kinh tế càng phát triển thì càng xuất hiện nhiều phương thức tiêu thụ khác nhau mỗi phương thúc đều có ưu và nhược điểm của nó .Do đó, mỗi doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm hàng hóa, quy mô, vị trí của doanh nghiệp mà lựa chọn cho mình những phương thức tiêu thụ hợp lý, sao cho chi phí thấp nhất mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu .

1.1.4. Kết quả tiêu thụ 

Kết quả tiêu thụ cung cấp cho khách hàng và các bên quan tâm  như ngân hàng, cổ đông, các nhà đầu tư ...những thông tin về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .Từ đó thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng và các đối tượng liên quan, là cơ sở cho sự hợp tác lâu dài và bền chặt .

Kết quả hoạt động tiêu thụ là chi tiêu phản ánh kết quả cuối cùng về tiêu thụ sản phẩm  hàng hóa, lao vụ, dịch vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh chính và kinh doanh phụ được thể hiện qua chỉ tiêu lãi và lỗ .Nói cách khác, đây là phần chênh lệch giữa một bên là doanh thu thuần của tất cả các hoạt động với một bên là toàn bộ chi phí đã bỏ ra Số chêch lệch sẽ là chi tiêu cuối cùng .

Kết quả hoạt động tiêu thụ được xác định như sau :

Lãi (lỗ)           = Tổng doanh thu bán hàng – Tổng chi phí liên quan

Tổng  chi phí  =  Tổng số thuế   -    Giảm giá     -    Doanh thu hàng 

                                TTĐB              hàng bán               bị trả lại        

                        = Tổng giá vốn    -   Chi phí bán    -  Chi phí quản lý    

                               hàng bán               hàng                doanh nghiệp

                        = Tổng doanh    -  Tổng giá vốn - Chi phí bán - Chi phí quản lý

                            thu thuần             hàng bán             hàng            doanh nghiệp

                         =    Tổng lợi        -    Chi phí bán  -  Chi phí quản lý

                      nhuận gộp                 hàng             doanh nghiệp

Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh chính xác tạo điều kiện để đánh giá, thống kê tình hình phát triển của nền kinh tế quốc dân ,tình hình thị trường và tiêu dùng .Thông qua kết quả từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo có thể tìm ra hướng phát triển ngành nghề, có chính sách ưu đãi hay hạn chế sự phát triển đối với từng hoạt động kinh doanh trên từng lĩnh vực cụ thể .Mặt khác, thông qua kết qua kinh doanh, Nhà nước tạo ra sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của từng doanh nghiệp .

1.1.5.Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản trong tiêu thụ và xác định tiêu thụ :

* Doanh thu bán hàng:

Là tổng giá trị được thực hiện qqua việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng .Nói cách khác doanh thu chỉ gồm  tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của các doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doang thu bán hàng trong các doang nghiệp thương mại chỉ gồm doang thu về tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

* Doanh thu thuần :

Là số chênh lệch giữa tổng doanh thu với các khoản ghi giảm doanh thu (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa, doanh thu của số hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thếu xuất khẩu phải nộp về lượng hàng đã tiêu thụ và thếu GTGT của hàng đã tiêu thụ – nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ).

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ 

* Chiết khấu thanh toán :

Là số tiền mà người bán thưởng cho người mua do người mua thanh toán tiền hàng trước thời hạn thanh toán theo hợp đồng tính trên tổng số tiền hàng mà họ đã thanh toán .
* Giảm  giá hàng hóa :

Là số tiền giảm  trừ cho khách hàng ngaòi hóa đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ cho các nguyên nhân đặc biệt như : hàng kém phẩm chÊ , không đúng quy cách , giao hàng không đúng thời gian, địa điểm trong hợp đồn, hàng lạc hậu ...(do chủ quan của người bán ).

* Chiết khấu thương mại :

Là khoản mà người bán thưởng cho người mua do trong một khoản thời gian đã tiến hành mua một khối lượng lớn hàng hóa (hôì khấu) và khoản giảm trừ trên giá bán niêm  yết vì mua khối lượng lớn hàng hóa trongmột đợt (bớt giá). Chiết khấu thươnh mại được ghi trong các hợp đồng mua bán và cam kết về mua bán hàng .

* Gía vốn hàng bán :

Là trị giá vốn của sản phẩm , vật tư, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ đã tiêu dùng .Đối với sản phẩm , lao vụ, dịch vụ tiêu thụ, giá vốn hàng bán là giá thành sản xuất (giá thành công xưởng) hay chi phí sản xuất .Với hàng hóa tiêu thụ, giá vốn hàng bán bao gồm  trị giá mua của hàng đã tiêu thụ cộng với chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ .

*  Hàng bán bị trả lại:

Là số hàng đã được coi là tiêu thụ (đã chuyển giao quyền sở hữu, đã thu tiền hay được người mua chấp nhận) nhưng bị người mua trả lại va từ chối thanh toán,Tương ứng với hàng bán bị trả lại là giá vốn của hàng bị trả lại (tính theo giá vốn khi bán) và doanh thu của hàng bán bị trả lại cùng với thuế giá trị tăng đầu ra phải nộp của hàng bán bị trả lại(nếu có).

* Lợi nhuận gộp (còn gọi là lãi thương mại hay lợi tức gộp):

Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá vốn hàng bán.

* Kết quả tiêu thụ hàng hóa dịch vụ (lợi nhuận hay lỗ về tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ).

Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá trị vốn của hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

1.1.6.Phương pháp đánh giá hàng hóa
Theo Quyết định số 149/2001/QĐ - BTC ra ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam, các doanh nghiệp (căn cứ vào đặc điểm  cụ thể hàng tồn kho và yêu cầu của quá trình hạch toán) có thể áp dụng một trong phương pháp sau để xác định trị giá hành xuất bán:

* Đánh giá theo giá mua thực tế 

- Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng hóa nào nhập trước thì được xuất trước và hàng tồn cuối kỳ là hàng được nhập gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này, giá trị hàng xuất kho được tính theo giá thực tế của hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ và do vậy giá trị của hàng tồn kho sẽ là giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

- Phương pháp nhập sau xuất trước(LIFO)

Phương pháp này được áp dụng dựa trên giả định là hàng hóa nhập sau thì xuất trước   và hàng tồn kho cuối kỳ là hàng tồn kho được xuất trước đó. Theo phương pháp này, giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.

- Phương pháp thực tế đích danh

Theo phương pháp thực tế đích danh (còn gọi phương pháp tính giá trực tiếp), giá trị của hàng hóa được xác định theo đơn chiếc hay từng lô hàng và giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến lúc xuất dùng ( trừ trường hợp có điều chỉnh).

- Phương pháp bình quân gia quyền

Theo phương pháp này, giá thực tế của hàng hóa xuất được tính như sau:

    Giá thực tế       =    Số lượng hàng       *   Giá đơn vị

hàng hóa xuất               hóa xuất                    bình quân

Trong đó, giá đơn vị bình quân có thể tính theo một trong ba cách sau:

+ Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ

 Giá đơn 

  Trị giá mua thực tế 
+
Trị giá mua thực tế của 

vị bình    =
của hàng còn đầu kỳ

hàng nhập trong kỳ

quân      

Số lượng hàng còn   
+
Số lượng hàng nhập





                 đầu kỳ



      trong kỳ

+Phương pháp bình quân cuối kỳ trước

Giá đơn vị   =          Giá thực tế hàng hóa tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước)

bình quân            Lượng hàng hóa thực tế tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước)

+ Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập

Giá đơn vị   =       Giá thực tế hàng hóa tồn kho sau mỗi lần nhập

bình quân            Lượng hàng hóa thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập

* Đánh giá hàng hóa theo giá hạch toán

Theo phương pháp này, toàn bộ hàng hóa biến động trong kỳ được tính theo giá hạch toán (giá kế hoạch hoặc một giá ổn định trong kỳ). Cuối kỳ, kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế theo công thức:

   Giá thực tế     =   Giá hạch toán    *     Hệ số giá

hàng hóa xuất        hàng hóa xuất           hàng hóa 

Hệ số giá có thể tính cho từng loại, từng nhóm hoặc từng mặt hàng chủ yéu tùy theo yêu cầu và trình độ quản lý, trình độ kế toán tại doanh nghiệp.

1.1.7.Hạch toán hàng hoá:

1.1.7.1 Kế toán chi tiết hàng hoá:

* Chứng từ sử dụng:

Mọi nghiệp vụ biến động của hàng hoá đều phải được phản ánh, ghi chép vào chứng từ ban đầu phù hợp theo đúng nội dung quy định.

Các chứng từ chủ yếu: Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, hoá đơn bán hàng, phiếu nhập kho, biên bản kiểm kê...

Trên cơ sở chứng từ kế toán về sự biến động của hàng hoá để phân loại tổng hợp và ghi sổ kế toán cho thích hợp.

 *Phương pháp hạch toán chi tiết hàng hoá: là công việc khá phức tạp, đỏi hỏi phải tiến hành ghi chép hàng ngày cả về số lượng và giá trị theo từng thứ hàng hoá  ở từng kho  trên cả hai loại chỉ tiêu: Hiện vật và giá trị.

Tổ chức hạch toán chi tiết hàng hoá được thực hiện ở kho và ở phòng kế toán, doanh nghiệp phải căn cứ vào yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, trình độ nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp để lựa chọn, vận dụng phương pháp hạch toán chi tiết sao cho phù hợp. Hiện nay có 3 phương pháp hạch toán chi tiết hàng hoá:

· Phương pháp ghi sổ song song.

· Phương pháp ghi sổ số dư.

· Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển.

Đặc điểm chung của ba phương pháp này là công việc ghi chép của thủ kho là giống nhau, được thực hiện trên thẻ kho (theo chỉ tiêu số lượng).

- Phương pháp sổ số dư

Sơ đồ 1


Ghi chú:  
Ghi hàng ngày


Ghi cuối tháng


Đối chiếu

Phương pháp này tránh được sự ghi chép trùng lặp giữa kho và phòng kế toán, công việc được tiến hành đều trong tháng

Thủ kho dùng thẻ kho để theo dõi sự biến động của hàng hóa, mỗi hàng hóa được ghi vào một the kho. Khi nhận được phiếu xuất kho hàng hóa, thủ kho kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của chứng từ đó sau đó tiến hành nhập xuất kho và căn cứ vào phiếu nhập xuất kho ghi vào thẻ kho tương ứng, mỗi chứng từ ghi vào một dòng theo chỉ tiêu số lượng. Sau mỗi nghiệp vụ thủ kho phải tính ra số lượng tồn kho, cuối tháng tính ra số tồn kho để ghi vào sổ số dư  ở cột số lượng. Sổ số dư được kế toán mở theo từng kho chung cho cả năm để ghi chép sự biến động hàng hóa cả số lượng và giá trị vào cuối tháng. Khi  nhận sổ số dư thủ kho gửi lên kế toán căn cứ vào số tồn cuối tháng và đơn giá của từng hàng hóa để tính ra giá tồn kho và ghi vào cột thành tiền trên sổ số dư ở phòng kế toán cuối tháng ghi nhận số dư  do thủ kho gửi lên, kế toán căn cứ vào số tồn cuối tháng do thủ kho tính trên sổ số dư và đơn giá thực tế tính ra giá trị tồn kho để ghi vào cột số tiền trên sổ số dư và bảng kê tổng hợp nhập xuất tồn và sổ kế toán tổng hợp.

* Phương pháp ghi thẻ song song

- ở kho : thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép tình hình nhập xuất tồn kho từng hàng hóa theo từng kho và chỉ ghi chỉ tiêu số lượng. Hàng ngày khi có nghiệp vụ xuất kho hàng hóa, thủ kho kiểm tra tính hợp pháp của từng chứng từ nhập xuất rồi tiến hành nhập xuất sau đó ghi vào thẻ kho. Mỗi nghiệp vụ ghi vào một dòng theo chỉ tiêu số lượng. Khi phản ánh xong ghi vào chứng từ nhập xuất rồi giao cho kế toán.

-Phòng kế toán: khi nhận được chứng từ nhập xuất, kế toán kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ và ghi vào sổ kế toán chi tiết theo giá trị và hiện vật. Cuối tháng cộng sổ chi tiết và đối chiếu với thẻ kho.
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Đối chiếu, kiểm tra

* Phương pháp ghi sổ đối chiéu luân chuyển

Việc ghi chép sổ thẻ tương ứng như phương pháp ghi thẻ song song, kế tóan sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép tình hình nhập xuất tồn kho cả về số lượng và giá trị. Kế toán chỉ ghi sổ một lần vào cuối tháng trên cơ sở các bảng kê nhập xuất, bảng này được căn cứ vào chứng từ nhập xuất định kỳ gửi lên cho phòng kế tóan. Cuối tháng tiến hành đối chiếu với thẻ kho và số liệu kế toán tổng hợp. sổ đối chiếu luân chuyển mở cho từng kho theo cả năm và mỗi tháng một tờ sổ.
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1.1.7.2. Kế toán tổng hợp hàng hoá:

Hàng hoá là tài sản lưu động thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp.Việc mở tài khoản tổng hợp ghi chép sổ kế toán hàng tồn kho, xác định giá trị hàng hoá xuất kho,tồn kho tuỳ thuộc vào doanh nghiệp áp dụng phương pháp kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ.

- Phương phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp phản ánh ghi chép thường xuyên liên tục các tài khoản và sổ kế toán tổng hợp. Phương pháp này đảm bảo tính chính xác tình hình biến động của hàng hoá.

- Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp kế toán không phải theo dõi thường xuyên liên tục tình hình nhập xuất, tồn kho trên các tài khoản hàng tồn kho, mà chỉ theo dõi phản ánh giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ. Cuối tháng kế toán tiến hành kiểm kê và xác định số thực tế của hàng hoá để ghi vào tài khoản hàng tồn kho. 

Hai phương pháp tổng hợp hàng hoá nêu trên đều có những ưu điểm và hạn chế, cho nên tuỳ vào đặc điểm SXKD của doanh nghiệp mà kế toán lựa chọn một trong hai phương pháp để đảm bảo việc theo dõi, ghi chép trên sổ kế toán.
1.2. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa

1.2.1. Tài khoản sử dụng

Để hạch toán giai đoạn tiêu thụ hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh kế toán sử dụng các tài khoản sau:

* TK 156 – Hàng hóa :

TK 156 – Hàng hóa : gồm 2 tài khoản cấp 2

+ TK 1561 - Trị giá mua hàng hóa

+ TK 1562 – Chi phí mua hàng hóa

* TK 157 – Hàng gửi đi bán
* TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

TK 511: TK này gồm 4 TK cấp 2

+ TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa

+ TK 5112 -  Doanh thu bán các sản phẩm

+ TK 5113 – Doanh thu cung cấp  dịch vụ

+ TK 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá

* TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

TK 512 : Gồm 3 TK cấp 2

+ TK5121 – Doanh thu bán hàng hóa 

+ TK 5122 – Doanh thu bán các sản phẩm 

+ TK 4123 – Doanh thu cung cấp dịch vụ

* TK 521 -  Chiết khấu thương mại

TK 521 : Gồm 3 TK cấp  2

+ TK 5211 – Chiết khấu hàng hóa 

+ TK 5212 – Chiết khấu thành phẩm

+ TK 5213 – Chiết khấu dịch vụ

* TK 531 – Hàng bán bị trả lại

* TK 532 – Giảm giá hàng bán

* TK 632 – Giá vốn hàng bán
1.2.2. Phương pháp hạch toán

Hiện nay các doanh nghiệp thường áp dụng hai  phương pháp bán hàng: Bán hàng theo phương thức gửi hàng và bán hàng theo phương thức giao hàng trực tiếp.
1.2.2.1 Bán hàng theo phương thức gửi hàng: 

Theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng trên cơ sở của thoả thuận trong hợp đồng mua bán hàng giữa hai bên và giao hàng tại địa điểm đã quy ước trong hợp đồng. Khi xuất kho gửi đi, hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, chỉ khi nào khách hàng đã trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán thì khi ấy hàng mới chuyền quyền sở hữu và được ghi nhận doanh thu bán hàng.

*. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)

Trình tự hạch toán theo phương thức gửi hàng theo sơ đồ:

  TK155,156                              TK 157                                    TK 632




Xuất kho thành phẩm, 
           Kết chuyển trị giá vốn 

                   hàng hóa gửi đi bán
                  số hàng đã bán

  TK 331
                                                                              TK155,156

             Hàng hóa mua gửi bán thẳng
             Hàng gửi đi không


   không qua kho
                        được chấp nhận

*. Đối với các đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Đầu kỳ, kết chuyển trị giá thành phẩm gửi đi bán cuối kỳ trước nhưng chưa được chấp nhận thanh toán, kế toán ghi:


Nợ 
TK 632: Giá vốn hàng bán



Có TK 157: Hàng gửi đi bán

Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm gửi đi bán nhưng chưa được xác định là bán, kế toán ghi:


Nợ 
TK 157: Hàng gửi đi bán



Có TK 632: Giá vốn hàng bán

1.2.2.2. Bán hàng và kế toán bán hàng theo phương pháp giao hàng trực tiếp:

Theo phương thức này bên khách hàng uỷ quyền cho cán bộ nghiệp vụ đến nhận hàng tại kho của doanh nghiệp bán hoặc giao nhận hàng tay ba. Người nhận hàng sau khi ký vào chứng từ bán hàng của doanh nghiệp thì hàng hoá được xác định là bán (hàng đã chuyển quyền sở hữu) 

Để phản ánh tình hình bán hàng theo phương thức giao hàng trực tiếp, kế toán sử dụng TK 632 (giá vốn hàng bán).

Đối với đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

 TK155,156                                TK 632                                         TK 911



              Xuất kho TP,hàng hóa 
             Kết chuyển trị giá vốn 

          giao trực tiếp cho khách hàng  hàng    xuất kho đã bán cuối kì

   TK 331


                Bán hàng giao tay ba     


 (DNTM, dịch vụ)

     TK154

            Sản phẩm hoàn thành không 


nhập kho chuyển bán ngay
Ngoài ra các trường hợp bán lẻ hàng hoá, bán hàng trả góp cũng sử dụng TK 632 (giá vốn hàng bán) để phản ánh tình hình giá vốn của hàng xuất kho đã bán.

1.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.3.1. Nội dung doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu: 

- Doanh thu bán hàng là số tiền thu được do bán hàng. ở các doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT, còn ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp thì doanh thu bán hàng là trị giá thanh toán của số hàng đã bán. Ngoài ra doanh thu bán hàng còn bao gồm cả các khoản phụ thu. 

- Nếu khách hàng mua với khối lượng hàng hoá lớn sẽ được doanh nghiệp giảm giá, nếu khách hàng thanh toán sớm tiền hàng sẽ được doanh nghiệp chiết khấu, còn nếu hàng hoá của doanh nghiệp kém phẩm chất thì khách hàng có thể không chấp nhận thanh toán hoặc yêu cầu doanh nghiệp giảm giá. Các khoản trên sẽ phải ghi vào chi phí hoạt động tài chính hoặc giảm trừ trong doanh thu bán hàng ghi trên hoá đơn.

1.2.3.2. Chứng từ, các tài khoản kế toán và nghiệp vụ chủ yếu:

1.2.3.2.1. Chứng từ kế toán:

Các chứng từ thường dùng là:


Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho.


Hóa đơn GTGT.


Phiếu thu, chi tiền mặt, giấy báo nợ, có của ngân hàng.

1.2.3.2.2. Sơ đồ hạch toán

*Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Sơ đồ: Hạch toán doanh thu theo phương thức tiêu thụ trực tiếp, chuyển hàng chờ chấp nhận, hàng đổi hàng.

TK531,532,521                            TK 511                                   
TK 111,131  



            Kết chuyển giảm giá hàng bán,             Doanh thu tiêu thụ 

            doanh thu hàng bán bị trả lại                   không có thuế GTGT

              TK3331

   TK 333





                   


Thuế GTGT phải nộp

               Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 


xuất nhập khẩu phải nộp











                           TK1331

     TK911
Thuế GTGT được khấu trừ



    khi đem hàng đổi

      
     Kết chuyển doanh thu thuần


TK152,153

                                          Doanh thu bằng vật tư hàng hóa 

Sơ đồ: Hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng đại lý, ký gửi hàng

Trình tự hạch toán theo phương thức gửi hàng theo sơ đồ:

 TK333                                   TK511                                           TK111,112,131


              Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế     Doanh thu bán hàng    Tổng giá trị thanh toán


                     xuất khẩu phải nộp            không có thuế GTGT     trừ hoa hồng đại lý

 
                                      TK3331


                              TK641

                                                  Thuế GTGT             Hoa hồng đại lý
 

                                                     phải nộp           không có thuế GTGT 

Sơ đồ : Hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng trả góp, trả chậm

      TK 511                                                                             TK111,112

     

             Giá bán trả 1 lần chưa có thuế                   Số tiền thu ngay         
                    TK3331                                                                TK131

                                Thuế GTGT đầu ra              Số tiền còn phải thu

                             
của người mua
                     TK3387

                                    Lãi trả chậm

        Đầu kì KH 

     thanh toán lãi trả 

       chậm trả góp

Sơ đồ : Hạch toán doanh thu theo phương thức tiêu thụ nội bộ và các trường hợp khác

    TK333                                 TK 512                                   
  TK 111,112,136


            Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế             Doanh thu bán hàng

Tổng giá

                 xuất khẩu phải nộp

không có thuế GTGT

thanh toán

              TK3331

                                                                                                                TK1331  

   TK911





                    Thuế GTGT



phải nộp

              Kết chuyển doanh thu thuần 
Thuế GTGT khấu trừ cho sản 


  




phẩm biếu tặng, sp kinh doanh

                                                                                                   TK627,641,642


                                           Dùng hàng hóa khuyến mại, quảng cáo


                                                                                                  TK334, 431                                                                                               

                                                         Dùng thành phẩm trả lương,thưởng...   


Sơ đồ: Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

TK111, 112,131                                       TK531,532                            TK 511                                                               


                                           Tổng  số tiền giảm giá,
Kết chuyển giảm giá 
    
Tổng số tiền 
     bán bị trả lại                      hàng bán bị trả lại

giảm giá, hàng

 
                                                          TK3331




             bán bị trả lại

    cả thuế


Thuế GTGT đầu ra
 


     tương ứng

* Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

- Về giá vốn thành phẩm xuất kho: Phản ánh giống tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

- Về doanh thu: Doanh thu bán hàng bao gồm cả thuế GTGT hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp. Do đó không có bút toán ghi thuế GTGT phải nộp. Số thuế GTGT phải nộp cuối kỳ được ghi nhận vào chi phí quản lý, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu được khấu trừ vào doanh thu bán hàng để tính doanh thu thuần.

1.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty

1.3.1.Tài khoản sử dụng

* TK 641- Chi phí bán hàng

 TK 641 có 7 tài khoản cấp 2:

+ TK 6411- Chi phí nhân viên

+ TK 6412- Chi phí vật liệu

+ TK 6413 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng

+ TK 6414 – Chi phÝ khÊu hao TSC§

+ TK 6415 – Chi phí bảo hành

+ TK 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài

+ TK 6418 – Chi phí bằng tiền khác

* TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

TK 642 có 8 TK cấp 2:

+ TK 6421 – Chi phí nhân viên quản lý

+ TK 6422 – Chi phí vật liệu quản lý

+ TK 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng

+ TK 6424 – Chi phÝ khÊu hao TSC§

+ TK 6425 – Thuế, phí và lệ phí

+ TK 6426 – Chi phí dự phòng

+ TK 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài

+ TK 6428 – Chi phí bằng tiền khác

* TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

*TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

-TK 421 có 2 TK cấp 2:

+ TK 4211 – Lợi nhuận năm trước: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân phối và số lãi chưa phân phối thuộc năm  trước.

+ TK 4212 – Lợi nhuận năm nay :  Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân phối và số lãi chưa phân phối thuộc năm nay.

1.3.2. Phương pháp hạch toán

1.3.2.1 Hạch toán chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng là các khoản chi phí phát sinh ở quá trình tiêu thụ hàng hoá (Phát sinh trong quá trình bảo quản, giao dịch, vận tải...)

- Chi phí bán hàng bao gồm:

- Chi phí nhân viên: Tiền lương, tiền công phải trả cho nhân viên bán hàng.

- Chi phí vật liệu: Các chi phí vật liệu đóng gói để bảo quản, vận chuyển hàng hoá trong quá trình tiêu thụ.

- Chi phí dụng cụ đồ dùng cho quá trình tiêu thụ hàng hoá.

- Chi phí khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bảo quản, bán hàng như: Nhà kho, cửa hàng, bến bãi...

- Chi phí bằng tiền khác: Chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, quảng cáo, hội nghị khách hàng...

Các chi phí phát sinh trong khâu bán hàng cần thiết được phân loại và tổng hợp theo đúng nội dung quy định. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả kinh doanh.

 Sơ đồ : Hạch toán chi phí bán hàng

TK334,338                                    TK641                                      TK111,112

             Tiền lương, phụ cấp, BHXH,                    Các khoản làm giảm  CFBH

          BHYT,KPCĐ cho NV bán hàng                                      phát sinh
TK 152,153
TK911

           Trị giá VL, CCDC xuất dùng
Cuối kỳ kết chuyển CPBH

                     phục vụ bán hàng
                            để xác định kết quả

   TK214

                 Chi phÝ khÊu hao TSC§
TK142


                                      Chờ kết chuyển   Kết chuyển vào

TK 111,112,331
kì sau


Chi phí dịch vụ mua ngoài

                     TK142,335


Chi phí khác
Chi phí theo 


 bằng tiền           dự toán

1.3.2.2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm:

- Chi phí nhân viên quản lý: Tiền lương, các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn của cán bộ, nhân viên quản lý của doanh nghiệp.

- Chi phí vật liệu: Giá trị vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý của doanh nghiệp.

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý.

- Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho công tác quản lý DN như:

Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng phương, tiện truyền dẫn máy móc thiết bị...

- Thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, thu trên vốn, thuế nhà đất...

- Chi phí dự phòng: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi tính vào chi phí kinh doanh của DN.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Tiền điện, nước, thuê nhà...

- Chi phí bằng tiền khác: Hội nghị tiếp khách, công tác phí, lãi vay vốn dùng cho SXKD phải trả...

Chi phí quản lý DN liên quan đến các hoạt động trong DN, do vậy cuối kỳ được kết chuyển sang TK 911 để xác định kết qủa SXKD của DN.

Sơ đồ :Hạch tóan chi phí quản lý doanh nghiệp

TK334,338                                    TK642                                      TK111,112

             Tiền lương, phụ cấp, BHXH,                    Các khoản làm giảm  CFQLDN

          BHYT,KPCĐ cho NV QLDN                                     phát sinh
TK 152,153
TK911

           Trị giá VL, CCDC xuất dùng
Cuối kỳ kết chuyển CPQLDN

                     cho bộ phận QLDN
                            để xác định kết quả

   TK214

                 Chi phÝ khÊu hao TSC§
TK142


ở bộ phận QLDN
                      Chờ kết chuyển   Kết chuyển vào

TK 111,112,331
kì sau


Chi phí dịch vụ mua ngoài

                     TK142,335


Chi phí khác
Chi phí theo 


 bằng tiền           dự toán

1.3.2.3.Hạch toán xác định kết quả

Kết quả kinh doanh là Kết quả cuối cùng của hoạt động SXKD và hoạt động khác của DN sau một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp gồm: Kết quả hoạt động SXKD, kết quả hoạt động tài chính và kết quả thu nhập bất thường.

Cách xác định: 

- Doanh thu thuần: Tổng doanh thu bán hàng - Doanh thu hàng trả lại - Chiết khấu bán hàng cho người mua - Giảm giá hàng bán.

- Kết quả hoạt động SXKD = Doanh thu thuần - Trị giá vốn hàng bán + Trị giá vốn hàng bị trả lại nhập kho(nếu hàng đã xác định là tiêu thụ) - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý DN.

- Kết quả hoạt động tài chính = Thu nhập hoạt động tài chính - Chi phí hoạt động tài chính.

- Kết quả hoạt động bất thường = Thu nhập bất thường - Chi phí bất thường.

- Kết quả SXKD = Kết quả hoạt động SXKD + Kết quả hoạt động tài chính + Kết quả hoạt động bất thường.

Sơ đồ: Hạch tóan kết quả tiêu thụ
      TK632
                                       TK911                                TK511,512                                





            Kết chuyển trị giá vốn hàng bán                       Cuối kỳ kết chuyển doanh 


          thu thuần

       TK641,642



    Cuối kỳ kết chuyển 
                                

                      CPBH,CPQLDN
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   Chờ kết                      Kết chuyển

                   chuyển

TK421      
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  Kết chuyển lãi kinh doanh
Kết chuyển lỗ kinh doanh

1.4. Hệ thống sổ kế toán tiêu thụ hàng hóa, xác định kết quả tiêu thụ

 Việc áp dụng hình thức sổ sách kế toán trong mỗi doanh nghiệp cần phải thống nhất theo một trong các hình thức sau:

+ Hình thức nhật ký chung

+ Hình thức chứng từ ghi sổ 

+ Hình Thức nhật ký sổ cái

+ Hình thức nhật ký chứng từ

áp dụng một hình thức sổ sách nào tùy thuộc vào đặc điểm của từng công ty, từng loại hình, quy mô sản xuất. Hệ thống chứng từ sổ sách áp dụng trong hạch toán tiêu hàng hóa và xác định kết quả gồm: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, phiếu thu, hóa đơn bán hàng, bảng kê nhập xuất, tồn....trình tự hình thức ghi sổ như sau:
Hình thức nhật ký sổ cái



Hình thức nhật ký chứng từ.



: ghi hàng ngày


: quan hệ đối chiếu 

 
  :ghi hàng tháng

Hình thức nhật ký chung



: ghi hàng ngày


: quan hệ đối chiếu 

 
  :ghi hàng tháng

.

Hình thức chứng từ ghi sổ.


: ghi hàng ngày


: quan hệ đối chiếu 

  :ghi hàng tháng
Chương II

tình hình thực tế kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quảtiêu thụ ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

2.1.Những vấn đề chung về Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây và công tác kế toán của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

 2.1.1. những vấn đề chung về Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

2.1.1.1 Quá trình hình thành và  phát triển của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây
 Đất  nước ta đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội theo hướng “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa”. Để góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới nền kinh tế xã hội đồng thời để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận tiện và vận chuyển hàng hóa trên thị trường được dễ dàng thì việc Công ty Cổ phần ¤ tô  Vận tải Hà Tây đã được thành lập là rất cần thiết.

 Công ty ¤ tô Vận tải Hà Tây được thành lập tháng 9 năm 1992  trên cơ sở Xí nghiệp ô tô số 1 được thành lập năm 1959 và Xí nghiệp ô tô số 3 được thành lập năm 1977. Để đáp ứng kịp thời với sự chuyển đổi của đất nước và theo Nghị định số 44/1998 – NĐCP ngày 29/06/1998 của Chính phủ về việc chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần và Theo quyết định số 437/1999 – QĐUB về việc chuyển đổi Công ty ¤ tô Vận tải Hà Tây thành Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây. Như vậy Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây đã được lấy tên mới vào tháng 7 năm 1999.

Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây có trụ sở đóng tại số 112 – phố Trần Phú - thị xã Hà Đông – tỉnh Hà Tây (Km 10 đường Hà Nội - Hà Đông ),Trên diện tích là 4446m2. Với địa thế của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây nằm trên  Km 10 đường Hà Nội - Hà Đông là điều kiện thuận lợi cho Công ty tiến hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, dịch vụ với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh như sau:

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ca và xe buýt.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa.

- Sửa chữa đóng mới và đại tu ô tô.

- Đại lý xăng dầu và kinh doanh phụ tùng ô tô.

Trải qua 30 năm hoạt động của Công ty tính từ khi UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định chuyển Công ty ¤ tô Vận tải Hà Tây thành Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên cùng với đường lối chỉ đạo đúng đắn ban lãnh đạo Công Ty.Vì vậy trong những năm gần đây Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh của đơn vị đề ra và đạt được một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng về doanh thu, lợi nhuận...Từ đó đã góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước và được thể hiện dưới biểu sau

	                                Chỉ tiêu                           Năm
	2002
	2003
	2004

	Vốn kinh doanh
	4.216.567.000
	4.571.374.739
	4.604.687.439

	Tổng số lao động
	198
	189
	200

	Tiền lương bình quân

(1 người/1 tháng)
	794.800
	848.000
	887.664

	Doanh thu
	10.043.402.000
	10.787.344.000
	21.146.389.064

	Lợi nhuận trước thuế
	639.548.000
	303.213.000
	385.801.000

	Lợi nhuận sau thuế
	460.474.560
	218.313.360
	277.776.720


	         Với các chỉ tiêu kinh tế đã trình bầy ở trên chúng ta thấy trong 4 năm trở lại đây Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kinh tế khá khả quan và đã tăng dần lên theo từng năm. Việc tăng lên này có ảnh hưởng tốt đến Công ty góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Công ty và thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển, đó là đòn bẩy mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra còn có thể nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ công nhân viên  và đầu tư mua sắm trang thiết bị mới để hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

2.1.1.2. Mô hình Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây, hình thức sở hữu và lĩnh vực kinh doanh  của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây.

2.1.1.2.1. Mô hình Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây.

      Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây là một đơn vị thuộc vào loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ là vì dựa vào số lao động của Công ty ta thấy số lượng lao động tại Công ty nhỏ hơn 500 người lao động  (theo chế độ pháp luật của nhà nước hiện hành thì một doanh nghiệp lớn phải có số lao động từ 500 người trở lên).

Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:

Mô hình tổ chức công ty


   

	






2.1.1.2.2.Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây kể từ thời điểm thành lập đi vào hoạt động kinh doanh như ngày hôm nay có tổng số vốn điều lệ là 4.604.687.430 VNĐ. Với cơ cấu vốn điều lệ được phân theo hình thức sở hữu vốn như sau:

+ Vốn nhà nước (là cổ đông sáng lập): 2.098.839.810đ chiếm 45%          

+ Vốn các cổ đông là cán bộ công nhân viên trong Công ty là 1.972.498.000đ chiếm 43% trong đó:

*Giá ưu đãi là 1.223.779.000đ

*Giá trị cổ phần vay trả chậm là 748.719.000đ

+ Vốn của các cổ đông khác là 533.349.620đ chiếm 12%

Việc tăng gảm vốn điều lệ của Công ty do đại hội cổ đông Quyết định và phải được cơ quan  có thẩm quyền cho phép.

Vốn điều lệ của Công ty chỉ được phục vụ cho các hoạt động sau:

- Cung cấp vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển kỹ thuật nghiệp vụ 

- Góp vốn liên doanh liên kết với các đơn vị kinh tế khác 

- Các dự trữ cần thiết về động sản, bất động sản

- Mua cổ phần của các đơn vị kinh tế khác

- Kinh doanh theo nội dung hoạt động của Công ty

Công ty nghiêm cấm sử dụng vốn điều lệ để chia cổ tức hoặc phân chia tài sản của Công ty cho các cổ đông dưới bất kỳ hình thức nào (trừ trường hợp được đại  hội cổ đông Quyết định khác không trái pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

Đúng với tên gọi Công ty Cổ phần nên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây được chia thành 46.046 cổ phần với giá trị trên mỗi cổ phần là 100.000đ. Trong đó cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 12.237 cổ phần này có giá trị như nhau.

Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây phát hành cổ phiếu theo mẫu thống nhất của bộ tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mỗi cổ phiếu phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được đóng dấu của Công ty.

Công ty Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây phát hành 2 loại cổ phiếu là:

+ Cổ phiếu ghi danh 

+ Cổ phiếu không ghi danh

2.1.1.2.3.Lĩnh vực kinh doanh 


 Để đáp ứng nhu cầu đi lại của toàn xã họi cũng như vận  chuyển hàng hóa mặt khác để phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và theo đăng ký được phép của sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tây nên Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây đã đưa ra các lĩnh vực kinh doanh như sau:


+Nhiệm vụ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ca và xe buýt

         + Kinh doanh vận tải hàng hóa 


+ Sửa chữa đóng mới, đại tu ô tô

        + Đại lý bán xăng dầu, kinh doanh phụ tùng ô tô

2.1.1.3.Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

2.1.1.3.1.Về lao động:



Hiện nay ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây có tổng số lao động là 200 người và trong tổng số lao động của Công ty được phân loại như sau:

+ Phân loại theo giới tính:

· Nữ 30 người chiếm 15%

· Nam 170 người chiếm 85%

+ Phân loại theo trình độ đào tạo:

· Trình độ đại học 21 người chiếm 11%

· Trình độ cao đẳng 25 người chiếm 13%

· Trình độ trung cấp 28 người chiếm 14%

· Lao động phổ thông 126 người chiếm 63%

+ Phân loại theo tính chất phục vụ: Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây là một trong những đơn vị tham gia vào hoạt động kinh doanh  dịch vụ, giao thông vận tải ...trên số lao động trực tiếp của Công ty là chủ yếu.

Vậy ta thấy Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây là một đơn vị thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ nên với số lượng lao động như vậy là phù hợp với quy mô và đáp ứng được những yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như hiện nay.
2.1.1.3.2.Về thu nhập của người lao động trong Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây có tổng qũy tiền lương theo năm là: 1.997.580.000đ

Tiền lương bình quân của toàn bộ công nhân một tháng trong một năm là 14.794.000đ 1 tháng/1 năm

Nhìn vào tình hình thu nhập bình quân của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây ta thấy mức thu nhập như vậy là đáp ứng được nhu cầu tái sản xuất vì so với mức thu nhập bình quân trong toàn xã hội, mức thu nhập của người lao động trong Công ty đã cao hơn rất nhiều cùng với mức tăng trưởng của Công ty như hiện nay thì đời sống người lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao hơn, quy mô hoạt động của doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, nhờ đó mà ngày càng tạo được nhiều công việc cho người lao động. Đây là một biểu hiện tốt của Công ty.

2.1.1.3.3.Cơ cấu Ban Giám đốc, các phòng ban và các bộ phận sản xuất của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây.

- Hội đồng quản trị: là cơ quan cao nhất của Công ty gồm 5 thành viên do đại hội cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: có thể kiện Giám đốc Công ty là người đại diện hợp pháp của Công ty trước cơ quan Nhà nước và pháp luật, có trách nhiệm và quyền hạn sau:

+ Triệu tập các phiên họp của Hội đồng quản trị

+ Chuẩn bị nội dung chương trình và điều khiển các buổi họp để thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

+ Lập chương trình công tác và phân công thành viên thực hiện việc kiểm  tra giám sát hoạt động của Công ty.

- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do chủ tịch phân công và thay mặt chủ tịch Hội đồng quản trị thực thi công việc được chủ tịch ủy quyền trong thời gian chủ tịch vắng mặt.

Các thành viên còn lại trong Hội động quản trị đều là người trợ giúp cho chủ tịch Hội đồng quản trị và trực tiếp thực thi nhiệm vụ đã được Hội đồng quản trị phân công không ủy quyền cho người khác.

Ban Giám  đốc: Là những người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch. Chức năng và nhiệm vụ của giám đốc là điều hành, chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị phê duyệt

Phó giám đốc: Là người giúp việc cho giám đốc có chức năng và nhiệm vụ giải quyết mọi công việc do giám đốc ủy quyền khi vắng mặt hoặc giám đốc giao cho

Ban kiểm soát: gồm ba người là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi mặt quản trị kinh doanh điều hành của Công ty.

+ Trưởng ban kiểm soát: có trách nhiệm phân công kiểm soát viên, phụ trách từng loại công việc

+ Kiểm soát viên: tiến hành kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán tài chính ở Công ty...và Giám sát mọi hành vi vi phạm  pháp luật hay điều lệ của Công ty

- Phòng kinh doanh: là bộ phận giúp việc cho Ban Giám đốc cũng như Hội đồng quản trị để đưa ra các kế hoạch về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từng tháng trong năm sao cho phù hợp với nhịp độ phát triển kinh tế xã hội, nghiên cứu thị trường để biết được những mặt ưu những mặt khuyết mà Công ty còn tồn đọng để  đưa ra các giải  pháp, kế hoạch xác đáng hơn phù hợp hơn nữa.

 
- Phòng Kế toán – Tài chính: Là một bộ phận giúp việc cho Ban Giám  đốc cũng như Hội đồng quản trị. Phòng kế toán bao gồm 5 người, mỗi người đảm nhiệm một công việc riêng phù hợp với khả năng trình độ chuyên môn của mình.Chức năng và nhiệm vụ phòng tài vụ kế toán là quản lý tài chính theo đúng qui định của nhà nước và lập kế hoạch tài chính, thu nhập các chứng từ kế toán để theo dõi tình hình chi tiêu hàng ngày để cuối tháng qúy năm tổng hợp chi phí và xác định kết quả, lập báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đưa lên cho Hội đồng quản trị và các đối tượng quan tâm xem xét.

- Phòng tổ chức hành chính: như các phòng ban đã kể trên thì phòng tổ chức hành chính cũng là một bộ phận giúp việc cho Ban Giám đốc – Hội đồng quản trị. Phòng tổ  hành chính gồm ba người có chức năng và nhiệm vụ là đưa ra các kế hoạch, tổ chức mọi hoạt động ở từng bộ phận, phân xưởng và các phòng ban, giúp Ban Giám đốc Công ty lập kế hoạch chi trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên trong  Công ty

- Bộ phận dịch vụ, xưởng sửa chữa : Đây là một bộ phận tiếp nhận mọi công việc lao vụ – dịch vụ... do Ban Giám đốc – Hội đồng quản trị giao cho như dịch vụ kinh doanh xăng dầu, dịch vụ vận tải, sửa chữa, đại tu đóng mới các loại  xe ô tô...

Mối quan hệ Ban giữa Giám đốc và các phòng ban, các bộ phận tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty được tổ chức chặt chẽ từ trên xuống dưới. Vì toàn bộ các phòng ban này đều thuộc Công ty bởi vậy mối quan hệ của chúng được thể hiện rõ trên mô hình tổ chức Công ty như ta đã trình bầy ý 2 mô hình Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây.

2.1.1.3.4.Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

Mỗi doanh nghiệp tùy theo đặc điểm sản xuất kinh doanh, loại hình sản xuất kinh doanh mà có quy trình sản xuất kinh doanh khác nhau.

Đối với Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây là một Công ty có loại hình kinh doanh là dịch vụ nên quy trình sản xuất kinh doanh được thể hiện ở sơ đồ sau:

                                   

2.1.2. Đặc điểm  về tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

2.1.2.1. Bộ máy kế toán của Công ty

Do đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và những cơ sở, điều kiện tổ chức công tác kế tóan mà Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây tổ chức bộ máy công tác theo hình thức tập trung và áp dụng phương thức kê khai thường xuyên. Với hình thức này toàn bộ công việc kế toán trong công ty đều được tiến hành, xử lý tại phòng kế tóan của công ty. Từ thu nhập và kiểm tra chứng từ, ghi sổ kế toán lập báo cáo tài chính, các bộ phận ở trong doanh nghiệp phòng kinh doanh chỉ lập chứng từ phát sinh tại đơn vị gửi về phòng kế tóan của công ty. Do đó phải đảm bảo  sự lãnh đạo tập trung thống nhất đối với công tác chuyên môn, kiểm tra, xử lý các thông tin kế toán được kịp thời chặt chẽ thuận tiện cho việc phân công lao động và chuyên môn. Nâng cao năng suất lao động kế toán.

ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây ngoài kế toán trưởng còn có 4 nhân viên kế toán, do vậy mọi người đều đảm nhận phần việc nặng nề đòi hỏi phải có sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao.

Bộ máy kế toán trong công ty Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây tổ chức theo hình thức tập trung được chia thành các bộ phận theo sơ đồ sau:

sơ đồ tổ chức công tác kế toán ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây


- Chức năng và nhiệm vụ của từng cán bộ kế toán trong phòng kế toán

+ Kế toán trưởng: là người có quyền tổ chức và chỉ đạo toàn diện công tác kế toán của công ty. kế toán trưởng có  nhiệm  vụ tổ chức bộ máy công tác kế toán, phân công lao động kế toán hợp lý, hướng dẫn toàn bộ công việc kế toán trong phòng kế toán phát huy được khả năng chuyên môn, tạo nên sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kế toán cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để phục vụ cho việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Kế toán tổng hợp: Có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức kiểm tra, tổng hợp các chứng từ chi tiết. Kế tóan ghi sổ tổng hợp lãi, lỗ của toàn  công ty sau đó lập báo cáo tài chính, giúp kế toán trưởng tổ chức bảo quản lưu hồ sơ tài liệu kế toán.

+ Kế toán tài sản cố định và thanh toán: Có chức năng và nhiệm  vụ chủ yếu là theo dõi việc tăng giảm tài sản cố định hàng tháng, hàng qúy, hàng năm. Đồng thời lập bảng biểu khấu hao tài sản cố định và thanh toán các chứng từ kế toán, thanh tóanvới các lái xe theo lịch hàng tháng.

+ Kế toán vật tư, thưởng, BHXH: Có trách nhiệm theo dõi việc nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa để từ đó thực hiện ghi chép hàng ngày tình hình biến động về số lượng giá trị và chất lượng từng loại vật tư hàng hóa trong kho của công ty trên cơ sở số liệu ở thẻ kho, kế toán vào bảng tổng hợp chứng từ nhập, xuất, tồn vật tư hàng hóa của công ty. Đồng thời kế toán thanh toán tiền lương và thanh toán BHXH

+ Thủ qũy: Có trách nhiệm thu -  chi và bảo quản tiền trong đơn vị, mở sổ chi tiêu the dõi quá trình thu -  chi qũy tiền của đơn vị dựa trên các chứng từ như:

phiếu thu, phiếu chi.

2.1.2.2. Các chính sách kế toán ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

* Chế độ kế toán công ty áp dụng:

Mặc dù công ty là doanh nghiệp nhỏ nhưng hiện giờ họ đang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp lớn ban hành theo Quyết định số 1141/1995/QĐ - BTC ngày 01/11/1995, đã được sửa đổi theo Quyết định số 167/2000/QĐ - BTC ngày 25/10/2000, Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31/12/2002, theo Quyết định số 149/2001/ QĐ - BTC ngày 31/12/2001 làm theo Thông tư số 89 và số 105 của Bộ Tài chính.

* Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ trong sổ kế toán ở công ty

- Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây có niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

- Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán ở công ty là VNĐ

Phương pháp khấu hao tài sản cố định ở công ty 

Trong chế độ quản lý, sử dụng và khấu hao tài sản cố định quy định nhiều phương pháp khấu hao như: theo thời gian, theo khối lượng sản phẩm sản xuất, theo số dư giảm dần...Mỗi phương pháp khấu hao đều có ưu điểm riêng không giống nhau, vì vậy mỗi doanh nghiệp cần phải lựa chọn cho mình một phương pháp khấu hao sao cho thích hợp. Đối với Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây đã căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh để lựa chọn phương pháp khấu hao theo thời gian.

Theo phương pháp này thì mức khấu hao và tỉ lệ khấu hao hàng năm là không đổi. Đây là một phương pháp phổ biến để khấu hao cho cả tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.

Mức khấu hao




Nguyên giá tài sản cố định

hàng năm



=        
Số năm sử dụng của tài sản cố định

Căn cứ vào mức khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định để tính mức khấu hao hàng tháng của tài sản cố định:

Mức khấu hao                =               Mức khấu hao hàng năm

hàng tháng


                       12 ( tháng)

Sau khi xác định mức khấu hao hàng tháng cho từng loại tài sản cố định, kế toán tiến hành tập hợp chung mức khấu hao từng bộ phận sử dụng và sau đó tổng hợp mức khấu hao chung cho toàn công ty. Trong thực tế tài sản cố định của công ty thường ít biến động hàng tháng. Để đơn giản cho việc tính khấu hao hàng tháng nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác kế toán sử dụng công thức tính khấu hao sau:

Số khấu hao                  Số khấu hao              Số khấu hao               Số khấu hao

TSCĐ phải               =  TSCĐ đã trích   +    TSCĐ tăng        -        TSCĐ giảm

trích tháng này        
    tháng trước               tháng này                   tháng này

* Phương pháp hạch toán thuế GTGT

Thuế GTGT là loại thuế gián thu đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, đối với những sản phẩm hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT theo luật pháp quy định. Trong doanh nghiệp không phải sản phẩm nào cũng thuộc diện chịu thuế GTGT mà có những sản phẩm thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu hoặc không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Đối với Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây thì sản phẩm, hàng hóa của công ty cũng thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương  pháp khấu trừ.

Theo phương pháp này thì giá trị vật tư hàng hóa mua vào sẽ không có thuế đầu vào  mà được hạch tóan vào TK 133

Giá trị vật tư hàng hóa bán ra không có thuế đầu ra được  coi là doanh thu, còn thuế đầu ra hạch toán vào TK 333 và coi  là khoản thu hộ nhà nước 

Thuế GTGT                     =              Thuế GTGT            -   Thuế GTGT đầu vào

phải nộp                                                  đầu ra                      được khấu trừ

* Phương pháp hạch toán hàng tồn kho ở công ty

Đối với Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây thì công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Theo phương pháp này tình hình thực hiện nhập, xuất, tồn kho được thực hiện trên các tài khoản: TK 152, 153, 156. Trong các trường hợp nhập - xuất phải có phiếu nhập, xuất ngay tại thời điểm nhập xuất và giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được xác định ngay trên sổ kế toán mà không cần chờ đến khi kiểm kê

Giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ = Dđk  + C - Dck
* Hình thức sổ kế toán công ty đang áp dụng

Việc hạch toán chi phí kinh doanh vận tải phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh vận tải để từ đó việc tính giá thành sản phẩm vận tải được thực hiện một cách chính xác nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu của công tác kế toán nói riêng và yêu cầu quản lý nói chung. ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây hiện nay áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ trong công tác kế toán.

Hình thức chứng từ ghi sổ gồm có các sổ kế toán sau:

- Sổ cái 

- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

- Bảng cân đối phát sinh

- Các sổ hoặc thẻ kế tóan chi tiết

Để tập hợp chi phí kinh doanh vận tải kế toán căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra lập các chứng từ ghi sổ.

Chứng từ ghi sổ sau khi lập xong được chuyển đến kế toán trưởng ký duyệt rồi chuyển cho bộ phận này ghi  vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sau đó ghi vào sổ cái. Cuối tháng khóa sổ tìm ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ và tổng số phát sinh nợ, tổng số phát sinh có của từng tài khoản trên sổ cái, tiếp đó căn cứ vào sổ cái lập bảng biểu cân đối số phát sinh của các tài khoản tổng hợp.

Tổng số phát sinh nợ và phát sinh có của tất cả các tài khoản tổng hợp trên bảng cân đối số phát sinh phải khớp nhau và phải khớp với sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tổng số dư nợ và tổng số dư có của các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh này phải khớp nhau và số dư của từng tài khoản ( dư nợ, dư có) trên bảng cân đối phải khớp với số dư của tài khoản tương ứng trên bảng tổng hợp chi tiết.

Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp với số liệu nói trên bảng cân đối kế toán và bảng biểu kế toán khác

Với mô hình tổ chức bộ máy công tác tập trung và áp dụng sổ sách kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. Trình tự ghi sổ kế toán trong Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây được khái quát bằng sơ đồ sau:

Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ của công ty 


Ghi chú


  Ghi hàng ngày


  Ghi cuối tháng


  Quan hệ đối chiếu

*  Chế độ chứng từ kế toán ở công ty đang áp dụng

Chế độ chứng từ kế toán theo Quyết định 1141/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của bộ trưởng Bộ Tài chính. Một số chứng từ Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây đang áp dụng là phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng, bảng chấm công, bảng thanh tóan lương, phiếu thanh toán nghỉ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra công ty còn có một chứng từ khác như giấy báo nợ, giấy báo có, biên bản kiểm nghiệm hàng hóa, vật tư, hóa đơn kiêm phiếu xuất kho.

* Chế độ tài khoản kế toán công ty đang áp dụng

Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 1141/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Công ty đã sử dụng hầu hết các tài khoản từ loại 1 đến loại 9 áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp lớn ban hành theo Quyết định số 167/2000/QĐ/CĐKT ngày 21/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

*. Các lọai sổ kế toán công ty đang áp dụng

- Sổ tổng hợp : Do công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ nên các sổ tổng hợp bao gồm:

+ Chứng từ ghi sổ

+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

+ Sổ cái các tài khoản

- Sổ chi tiết: Sổ chi tiết thanh toán, sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết nguyên vật liệu,hàng hóa, sổ chi tiết tài sản cố định, sổ chi tiêt tạm ứng

* Các báo cáo công ty phải lập

Tùy theo loại hình doanh nghiệp và quy mô lớn hay nhơ của doanh nghiệp mà người ta có thể lập các báo cáo kế toán khác nhau. Đối với Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây là một doanh nghiệp vừa và có hình thức kế toán là chứng từ ghi sổ nên các báo cáo phải lập là:

+ Bảng cân đối sổ phát sinh

+ Thuyết minh báo cáo tài chính

+ Báo cáo kết quả kinh doanh

+ Báo cáo luân chuyển tiền tệ

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản cuối niên độ  

2.2. Tình hình thực tế hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

2.2.1. Kế toán hàng hóa ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

Hàng hóa là các loại vật tư sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (bán buôn hay bán lẻ)

ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây vừa kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách vừa kinh doanh hàng hóa ( chủ yếu là kinh doanh bán xăng dầu). Xăng dầu của công ty được mua từ  bên ngoài với mục đích để bán.

Danh mục các loại hàng hóa của công ty bao gồm :

- Dầu: Dầu Diezel

- Xăng: + Xăng Mogas 90

             + Xăng Mogas 92

2.2.1.1. Phương pháp đánh giá hàng hóa ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

* Đối với hàng hóa nhập kho

Hàng hóa của công ty được nhập kho từ mua ngoài, giá trị thực tế của nó được xác định theo công thức sau :

Giá trị thực tế 

Giá 

Chi phí

Các khoản  
       Thuế nhập

của hàng hóa
= 
mua 
   + 
thu mua   -    làm giảm  giá 
 +   
 khẩu


 nhập kho







 hàng mua

(nếu có)

Trong đó: Giá mua là giá chưa thuế giá trị gia tăng ( do công ty áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ )

Cụ thể trong tháng 06/2005 công ty mua dầu Diezel với số lượng là 10.150lít,giá mua 4.572,73đ/l (không có thuế giá trị gia tăng) thuế GTGT 10%

Dầu Diezel nhập kho là :  10.150 lít x 4.572,73đ/l   =  46.413.209,5đ

* Đối với hàng hóa xuất kho

Do công ty xác định hàng hóa xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng nên giá trị thực tế của hàng hóa xuất kho được xác định theo công thức sau đây:

         Giá trị thực tế của hàng
         Giá trị thực tế của hàng

Tính đơn giá bình quân 
    hóa tồn kho đầu kỳ       + 
hóa nhập kho trong kỳ

gia quyền cuối kỳ của    =


hàng hóa xuất kho

Số lượng hàng hóa tồn 
   +     
Số lượng hàng hóa 






   kho đầu kỳ

                   nhập kho trong kỳ

Giá trị thực tế của  

=
Số lượng hàng
 x
Đơn giá bình quân 

hàng hóa xuất kho


hóa xuất kho

gia quyền cuối kỳ

Cụ thể trong tháng 06/2005 công ty nhập – xuất dầu Diezel như sau: tồn đầu tháng là 5203lít, nhập trong tháng là 46920lít, xuất trong tháng là 46457lít, đơn giá mua là 4.572.73đ/l. Vậy giá trị thực tế của dầu Diezel xuất kho là:

Tính đơn giá bình quân 
  (5.203lít * 4.572,73đ/l ) +(46.920lít * 4.572,73 đ/l)

gia quyền cuối kỳ của  = 

 dầu Diezel




        5.203lít
    +      46.920lít





     = 
4.572,73đ/l

Tính giá trị thực tế của dầu Diezel xuất kho là:




4.6457L  x  4.572,73đ/l  =  212.435.317,61đ

    2.2.1.2.Kế toán chi tiết hàng hóa ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

2.2.1.2.1 Phương pháp kế toán chi tiết hàng hóa ở Công ty 

Do công ty hạch toán chi tiết theo phương pháp ghi thẻ song song nên việc hạch toán chi tiết được diễn ra ở kho và phòng kế toán như sau:

- ở kho: Hàng ngày thủ kho căn cứ vào chứng từ nhập, xuất ghi số lượng hàng hóa thực nhập, thực xuất vào thẻ kho

Thẻ kho được thủ kho sắp xếp theo loại nhóm hàng hóa để tiện cho việc kiểm tra và đối chiếu. Thủ kho phải thường xuyên đối chiếu số tồn ghi trên sổ (thẻ) kho với số tồn hàng hóa thực tế. hàng ngày ( định kỳ) sau khi ghi thẻ xong thủ kho phải chuyển những chứng từ  nhập, xuất cho phòng kế toán kèm theo giấy giao nhận chứng từ do thủ kho lập

- ở phòng kế toán: Mở sổ hoạc thẻ chi tiết hàng hóa cho từng thứ hàng hóa (danh điểm hàng hóa ) cho đúng với thẻ  kho của từng kho để theo dõi về mặt số lượng và giá trị. Hàng ngày hoặc định kỳ khi nhập chứng từ nhập, xuất kế tóan phải kiểm tra chứng từ ghi đơn giá, thành tiền( hoàn chỉnh chứng từ), phân loại chứng từ sao đó ghi vào sổ chi tiết hàng hóa. Mặt khác, kế toán còn phải tổng hợp số liệu, đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp hàng hóa 

* Sơ đồ kế toán chi tiết hàng hóa ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

Do công ty hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song nên trình tự hạch toán chi tiết được thể hiện qua sơ đồ sau


Ghi chú:                            Ghi hàng ngày

                                          Ghi cuối tháng

                                          Đối chiếu, kiểm tra

2.2.1.2.2 Sổ kế toán chi tiết hàng hóa và cách ghi chép các sổ này ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

Để hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song thì ở công ty kế tóan sử dụng thẻ kho, sổ chi tiết vật tư sản phẩm, hàng hóa và bảng tổng hợp nhập – tồn kho (dùng cho tài khoản 156)

Thẻ kho : vừa là sổ kế toán vừa là chứng từ kế toán được dùng để theo dõi số lượng nhập – xuất  - tồn kho hàng hóa và xác định trách nhiệm của thẻ kho do phòng kế toán lập các chỉ tiêu ngày lập thẻ, số tên, nhãn hiệu, đơn vị tính và mã số của hàng hóa và giao cho thủ kho để thủ kho ghi chép tình hình nhập – xuất – tồn hàng ngày.

Cụ thể căn cứ vào các phiếu nhập và các phiếu xuất kho thì thẻ kho dầu diezel ở công ty được lập trong tháng 06/2005 như sau:

Biểu 2.1

Thẻ kho


Ngày lập thẻ 
: 06/2005


Kho
: xăng dầu 







Tờ số 
: 01


Tên hàng hoá 
: Dầu diezel



 Mã số
: 156 D

Đơn vị tính : Lít
	Chứng từ 
	Diễn dải
	Ngày nhập xuất
	Số lượng
	chữ ký xác nhận của kế toán

	SH
	NT
	
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn
	

	
	
	Tồn đầu tháng (01/06)
	
	
	
	5203
	

	01
	01/06
	Nhập dầu diezel
	01/06
	10.150
	
	15.353
	

	03
	01/06
	Xuất dầu diezel
	
	
	382
	14.971
	

	04
	02/06
	Xuất dầu diezel
	
	
	977
	13.994
	

	05
	03/06
	Xuất dầu diezel
	
	
	1.000
	12.994
	

	06
	04/06
	Nhập dầu diezel
	
	4.780
	
	17.774
	

	08
	04/06
	Xuất dầu diezel
	
	
	7.020
	10.754
	

	.....
	.....
	................
	...........
	.........
	..........
	........
	

	19
	17/06
	Xuất dầu diezel
	
	
	2.342
	...
	

	21
	18/06
	Nập dầu diezel
	
	17.900
	
	
	

	23
	18/06
	Xuất dầu diezel
	
	
	850
	
	

	....
	.....
	............
	
	.......
	.......
	.....
	

	32
	30/06
	Xuất dầu diezel
	
	
	1.200
	
	

	
	
	Hao hụt theo định mức
	
	
	75
	
	

	
	
	Cộng
	
	46.920
	46.532
	5.591
	


Sổ kế toán chi tiết sản phẩm hàng hóa

Để hạch toán chi tiết hàng hóa ở phòng kế toán công ty sử dụng sổ chi tiết vật tư sản phẩm hàng hóa. Sổ này được dùng để ghi chép tình hình nhập xuất tồn kho của từng loại sản phẩm vật tư hàng hóa theo cả 2 chỉ tiêu số lượng và giá trị .

mỗi loại hàng hóa được theo dõi trong một  hoặc một số trang sổ riêng. Cuối tháng phải cộng số này để đối chiếu với thủ kho về số lương và là căn cứ để lập bảng tổng hợp N – X – T kho (dùng cho tài khoản 156) . Sổ này do kế toán của công ty quản lý và ghi chép.

Cụ thể, căn cứ vào các phiếu nhập kho, các phiếu xuất kho kế toán công ty hoàn thành sổ chi tiết dầu diezel như sau:

Biểu 2.2                                            sổ chi tiết VL, sp, hàng hóa

tài khoản   :            156

Tên

:  Dầu diezel
tháng  06/2005

đvt : đồng

	  CT
	Diễn giải
	Nhập trong tháng
	Xuất trong tháng
	Tồn cuối tháng

	SH
	NT
	
	SL
	§G
	Thành tiền
	SL
	§G
	Thành tiền
	SL
	
	Thành tiền

	
	
	Tồn đầu tháng
	
	
	
	
	
	
	5.203
	4572,73
	23.791.914,19

	01
	1/6
	Nhập kho dầu diezel
	10.150
	4572,73
	46.413.209,5
	
	
	
	15.353
	4572,73
	70.205.123,69

	03
	1/6
	Xuất kho dầu diezel
	
	
	
	382
	4572,73
	1.746.782,86
	14.971
	4572,73
	68.458.304,83

	04
	2/6
	Xuất kho dầu diezel
	
	
	
	977
	4572,73
	4.467.557,21
	13.994
	
	

	....
	..
	..................
	........
	.........
	........
	..........
	
	
	
	
	

	21
	18/6
	Nhập kho dầu diezel
	17.900
	4572,73
	81.851.867
	
	
	
	
	
	

	23
	18/6
	Xuất kho dầu diezel
	
	
	
	850
	4572,73
	3.886.820,5
	
	
	

	....
	..
	..................
	........
	.........
	........
	..........
	
	
	
	
	

	32
	30/6
	Xuất kho dầu diezel
	
	
	
	1200
	4572,73
	5.487.276
	
	
	

	
	
	Hao hụt 
	
	
	
	75
	4572,73
	342.954,75
	
	
	

	
	
	Cộng
	46920
	4572,73
	214.552.491,6
	46.532
	4572,73
	212.778.272,36
	5591
	4572,73
	25.566.133,43


Bảng tổng hợp chi tiết nhập – xuất – tồn kho hàng hóa 

Để kiểm tra việc ghi chép trên  sổ chi tiết hàng hóa với sổ cái tài khoản 156 thì cuối tháng kế toán cộng các  sổ chi tiết hàng hóa ( Biểu 2.2) để ghi vào bảng tổng hợp N-X-T kho hàng hóa , có bao nhiêu sổ chi tiết thì ghi vào bảng này bấy nhiêu dòng, sau đó tổng cộng bảng này đối chiếu kiểm tra với kế toán tổng hợp hàng hóa.

Cụ thể bảng này được lập ở công ty trong tháng 06/2005  như sau:

biểu 2.3

bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho hàng hoá

tài khoản   :            156
tháng  06/2005

đvt : đồng

	STT
	Tên hàng hóa


	§G
	Tồn đầu tháng
	Nhập trong tháng
	Xuất trong tháng
	Hao hụt
	Tồn cuối tháng

	
	
	
	SL
	Thành tiền
	SL
	Thành tiền
	SL
	Thành tiền
	SL
	Thành tiền 
	SL
	Thành tiền

	1
	Dầu diezel
	4572,73
	5.203
	23.791.914,19
	4.620
	214.552.491,6
	46.457
	212.435.317,61
	75
	342.954,75
	5.591
	25.566.133,43

	2
	Xăng A90
	6481,82
	2.104
	13.637.749,28
	27.915
	180.940.005,3
	25.292
	163.938.191,44
	80
	518.545,6
	4.647
	30.121.017,54

	3
	Xăng A92
	6663
	3.367
	22.434.321
	106.735
	711.175.305
	101.059
	673.356.117
	468
	3.118.284
	8.575
	57.135.225

	
	
	
	
	59.863.984,47
	
	106.667.801,9
	
	1.049.729.626,05
	
	3.979.784,35
	
	112.822.375,97


2.2.1.3. Kế toán tổng hợp nhập – xuất kho hàng hóa ở công ty

2.2.1.3.1 Các nghiệp vụ kế toán nhâp – xuất kho hàng hóa  

Dưới đây là một số ví dụ về việc nhập xuất kho hàng hóa:

Nghiệp vụ 1: Căn cứ vào phiếu nhập kho số 01 ngày 01/06/2005, nhập dầu diezel số lượng là 10.150 lít, giá trị thực tế nhập kho là 51.099.530,45đ kèm theo hóa đơn mua hàng số 0040032 ngày 01/06/2005. Số tiền hàng là 46.413.209,5đ, tiền thuế GTGT là 4.641.320,95đ. Công ty chưa trả tiền người bán

Kế toán ghi : 

NỢ TK 156
46.413.209,5

NỢ TK 133
4.641.320,95

NỢ TK 338
3.045.000 (10.150L * 300)

      CÓ TK 331
54.099.530,45

Nghiệp vụ 2: Căn cứ vào phiếu xuất kho số 03 ngày 01/06/2005, xuất kho dầu diezel để bán, số lượng là 382 lít giá vốn là 4.572,73đ/lít.Thành tiền là 1.746.782,86đ

Căn cứ  vào giávốn của dầu diezel xuất kho kế toán ghi:

NỢ TK632

1.746.782,86đ


CÓ TK 156



1.746.782,86đ

Nghiệp vụ 3: Căn cứ vào phiếu nhập kho số 35 ngày 01/06/2005 nhập xăng Mogas 90, số lượng là 17950 lít, giá trị thực tế nhập kho là 136.958.535,9đ kèm theo hóa đơn mua hàng 0040033. Số tiền hàng là 116.348.669đ chưa thuế, thuế GTGT 10%. Công ty chưa trả người bán.

Kế toán ghi:

NỢ TK 156
116.348.669

NỢ TK 133

11.634.866,9

NỢ TK 338

8.975.000 (17.950L * 500)


CÓ TK 331

136.958.535,9

Nghiệp vụ 4 : Căn cứ vào phiếu xuất kho số 36 ngày 01/06/2005, xuất bán xăng Mogas 90, số lượng là 12.590 lít, đơn giá vốn 6.481,82đ/lít. Thành tiền là 81.606.113,8đ.

Căn cứ vào giá vốn của xăng Mogas 90 xuất kho kế tóan ghi:

NỢ TK 632

81.606.113,8


CÓ TK 156

81.606.113,8

Nghiệp vụ 5 : Căn cứ vào phiếu nhập kho số 65 ngày 02/06/2005 nhập xăng Mogas 92, số lượng là 33.520 lít, giá trị thực tế nhập kho là 262.438.136đ kèm theo hóa đơn mua hàng số 0084912. Số tiền hàng là 223.343.760đ, tiền thuế GTGT là 22.334.376đ thanh toán bằng tiền mặt.

Kế toán ghi:

NỢ TK 156
223.343.760

NỢ TK 133
22.334.376

NỢ TK 338
16.760.000 (33520L * 500)


CÓ TK 111
262.438.136


Nghiệp vụ 6: Căn cứ vào phiếu nhập kho số 57 ngày 30/06/2005, nhập xăng Mogas 90, số lượng là 5.340 lít, giá trị thực tế là 40.744.210,68đ kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng số 0084913, số tiền hàng là 34.612.918,8đ, tiền thuế GTGT là3.461.291,88 đ.Công ty thanh toán bằng tiền mặt.

Kế toán ghi :

NỢ TK 156
34.612.918,8

NỢ TK 133
3.461.291,88

NỢ TK 338
2.670.000 (5340L * 500)


CÓ TK 111

40.744.210,68

Nghiệp vụ 7: Căn cứ vào phiếu xuất kho số 94 ngày 30/06/2005, xuất bán xăng Mogas 92, số lượng là 10.290lít, giá vốn là 6.663đ/lít thành tiền là 68.562.270đ

Kế toán ghi:

NỢ TK 632 
68.562.270



CÓ TK 156

68.562.270

2.2.1.3.2 Sổ kế toán tổng hợp hàng hóa của công ty

Do công ty áp dụng theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ nên sổ kế tóan tổng hợp hàng hóa bao gồm các sổ sau:

- Các chứng từ ghi sổ

- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 

- Sổ cái dùng cho tài khoản 156

Các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ phát sinh trên

Căn cứ vào chứng từ kế toán nhập xuất dầu diezel để lập các chứng từ ghi sổ.

Biểu2.4                                      chứng từ ghi sổ 

Số : 01

            Ngày 01 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	01
	01/06
	Nhập  kho dầu diezel
	156
	
	46.413.209,5
	
	

	
	
	Thuế GTGT
	133
	
	4.641.320,95
	
	

	
	
	Phí xăng dầu
	338
	
	3.045.000
	
	

	
	
	Phải trả người bán
	
	331
	
	54.099.530,45
	

	
	
	Cộng
	
	
	54.099.530,45
	54.099.530,45
	


Biểu 2.5

chứng từ ghi sổ 

Số : 03

Ngày 01 tháng 06 năm 2005
Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	03
	01/06
	Xuất kho dầu diezel
	632
	156
	1.746.782,86
	1.746.782,86
	

	
	
	Cộng
	
	
	1.746.782,86
	1.746.782,86
	


Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ  nhập xuất kho ( biểu 2.4và biểu 2.5)kế toán ghi vào sổ đăng ký chứng từ

biểu 2.6                          sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Tháng 6 năm 2005 

   Đơn vị tính: đồng

	
      
Chứng từ ghi sổ
	
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	

	01
	01/06
	54.099.530,45

	03
	01/06
	1.746.782,86

	09
	01/06
	136.958.535,9

	10
	01/06
	81.606.113,8

	15
	02/06
	262.438.136

	........
	..............
	.............

	97
	30/06
	40.744.210,68

	98
	30/06
	68.562.270

	Cộng
	
	2.352.444.992,49


Số dư  cuối tháng, số dư đầu tháng, tổng phát sinh tăng, tổng phát sinh giảm trên sổ cái TK 156 phải khớp với cột tiền trên bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn hàng hóa(biểu2.3)

Biểu 2.7                                             Sổ cái 

Tên Tk : hàng hóa

       TK: 156

Tháng 06 năm 2005


Đơnvị tính :đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	Dư đầu tháng06
	
	59.863.984,47
	

	01
	01/06
	Nhập kho dầu diezel
	331
	46.413.209,50
	

	03
	01/06
	Xuất kho dầu diezel
	632
	
	1.746.782,86

	35
	01/06
	Nhập kho xăng A90
	331
	116.348.669
	

	36
	01/06
	Xuất kho xăng A90
	632
	
	81.606.113,8

	65
	02/06
	Nhập kho xăng A92
	111
	223.343.760
	

	66
	02/06
	Xuất kho xăng A92
	632
	
	169.106.940

	....
	....
	................
	...
	...........
	...............

	21
	18/06
	Nhập kho dầu diezel
	112
	81.851.867
	

	23
	18/06
	Xuất kho dầu diezel
	632
	
	3.886.820,5

	....
	....
	................
	...
	...........
	...............

	57
	30/06
	Nhập kho xăng A90
	111
	34.612.918,8
	

	94
	30/06
	Xuất kho xăng A92
	632
	
	68.562.270

	
	
	Hao hụt theo định mức
	641
	
	3.979.784,35

	
	
	Cộng
	
	1.106.667.801,9
	1.053.709.410,4


* Các nghiệp vụ phản ánh kết chuyển giá vốn

Do công ty chi bán hàng hóa theo phương thức trực tiếp nên toàn bộ giá vốn của hàng hóa xuất kho ở phần trên chính là giá vốn của hàng hóa tiêu thụ trong kỳ xuất bán

Căn cứ bảng tổng hợp nhập –xuất –tồn (biểu2.3) kế toán tổng hợp được số lượng hàng hóa xuất bán, cụ thể lượng hàng xuất bán trực tiếp trong tháng tổng hợp được là :

số lượng dầu diezel
:46.457 lít

Số lượng xăng Mogas 90
:25.292 lít

Số lượng xăng Mogas 92
: 101.059 lít

Và căn cứ vào giá vốn đơn vị của từng loại hàng hóa xuất bán trong tháng 06/2005 được xác định cụ thể như sau:

Giá vốn dầu diezel
:4.572,73đ/l

Giá vốn xăng  Mogas 90
:6.481,82đ/l

Giá vốn xăng Mogas 92
:6.663đ/l

Từ những tài liệu này kế tóan công ty đã xác định đựơc tổng giá vốn toàn bộ hàng hóa bán trực tiếp trong tháng 06/2005 :

Trong đó: Dầu diezel                  : 46.457 lít x 4.572,73đ/l= 212.435.317,61đ


Xăng Mogas 90         : 25.292 lít x 6.481,82đ/l= 163.938.191,44đ


Xăng Mogas 92         : 101.059 lít x 6.663đ/l    = 673.356.117đ

        Giá vốn bán hàng hóa
                                   = 1.042.729.626,05đ

NỢ TK 911
1.042.729.626,05



CÓ TK 632




1.042.729.626,05
Biểu2.8                                       Sổ Chi tiết 

Tên Tk :giá vốn hàng bán (dầu diezel)

TK: 632

Tháng06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	Dư đầu tháng06
	
	
	

	03
	01/06
	Xuất kho dầu diezel
	156
	1.746.782,86
	

	04
	02/06
	Xuất kho dầu diezel
	156
	4.467.557,21
	

	
	....
	................
	
	
	

	23
	18/06
	Xuất kho dầu diezel
	156
	3.886.820,5
	

	
	....
	................
	
	
	

	32
	30/06
	Xuất kho dầu diezel
	156
	5.487.276
	

	
	30/06
	Kết chuyển giá vốn
	911
	
	212.435.317,61

	
	
	Cộng
	
	212.435.317,61
	212.435.317,61


*  Nghiệp vụ phản ánh kết chuyển giá vốn

        Giá vốn bán hàng hóa
                                 = 1.042.729.626,05đ

Cuối tháng căn cứ vào giá vốn kinh doanh hàng hóa trong tháng 06/2005 kế tóan công ty tiến hành kết chuyển giá vốn để xác định kết qủa kinh doanh theo định khoản:

NỢ TK 911
1.042.729.626,05đ


CÓ TK 632
1.042.729.626,05đ

Biểu2.9                            chứng từ ghi sổ 

Số : 83

Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	
	30/06
	K/c giá vốn hàng bán
	911
	632
	1.042.729.626,05
	1.042.729.626,05
	

	
	
	Cộng
	
	
	1.042.729.626,05
	1.042.729.626,05
	


Căn cứ vào các  chứng từ ghi sổ xuất bán hàng hóa  ( biểu2.5) và chứng từ ghi sổ (biểu2.9 ) để lập sổ cái giá vốn hàng bán.
biểu2.10                                             Sổ cái

Tên Tk : giá vốn hàng bán

TK: 632

Tháng06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	Dư đầu tháng06
	
	
	

	
	30/06
	Xuất kho dầu diezel
	156
	212.435.317,61
	

	
	30/06
	Xuất kho xăng A90
	156
	163.938.191,44
	

	
	30/06
	Xuất kho xăng A92
	156
	673.356.117
	

	
	30/06
	Kết chuyển giá vốn
	911
	
	1.049.729.626,05

	
	
	Cộng
	
	1.049.729.626,05
	1.049.729.626,05


2.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa của Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

2.2.2.1.Phương  thức tiêu thụ hàng hóa của công ty

Có rất nhiều phương thức tiêu thụ hàng hóa như phương thức bán hàng trực tiếp, hàng gửi đi bán, hàng đổi hàng hay phương thức bán trả góp...Thế nhưng còn tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể mà mỗi loại hàng hóa ở những điều kiện và thời gian khác nhau có thể lựa chọn phương thức bán hàng cho phù hợp.

Đối với Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây đã áp dụng phương thức bán hàng trực tiếp phù hợp với điều kiện thời gian và quy trình kinh doanh hàng hóa ( xăng dầu) cũng như kinh doanh dịch vụ vận tải của công ty.

2.2.2.2. Chứng từ kế toán liên quan đến tiêu thụ hàng hóa ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến quá tình tiêu thụ hàng hóa kế toán sử dụng nhiều loại chứng từ khác nhau. Các chứng từ được sử dụng phải tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp,  Các chứng từ có thể được sử dụng như phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn kiêm phiếu xuất kho, giấy báo của ngân hàng, hợp đồng mua bán hàng hóa, công văn cho hưởng chiết khấu hay giảm giá hàng bán... Việc sử dụng hóa đơn bán hàng là tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp.

Để phù hợp với quy trình kinh doanh hàng hóa của mình Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây đang áp dụng các chứng từ kế toán liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa là phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT.

Hóa đơn bán hàng có kèm thuế GTGT là chứng từ chứng minh cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh, dùng để theo dõi số lượng, chất lượng, và giá trị của hàng hóa xuất bán. Hóa đơn bán hàng có thuế GTGT cũng là căn cứ để kế toán lập báo cáo doanh thu bán hàng và chứng từ cơ sở để kế toán khai nộp thuế GTGT đầu ra và vào sổ theo dõi công nợ cho từng khách hàng. Hóa đơn này được lập thành 3 liên:

- Liên 1: Lưu tại phòng kế toán ( màu tím)

- Liên 2: Giao cho khách hàng ( màu đỏ)

- Liên 3: Dùng để thanh toán( màu xanh)

Cụ thể mẫu một hóa đơn GTGT được lập ở công ty trong tháng 06/2005 như sau( hóa đơn GTGT dùng để bán một hoặc nhiều loại hàng hóa khác nhau. Nó là căn cứ để ghi sổ doanh thu về các sổ kế toán tổng hợp có liên quan).

	   Biểu  2.11             Hoá đơn (GTGT)

Liên 2: (Giao khách hàng)

Ngày 01 tháng 06 năm 2005
	Mẫu số: 01

GTKT - 3LL

BC/99 - B

N0: 0022108

	

	Đơn vị bán hàng: Cửa hàng xăng dầu Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

Địa chỉ: 112 Trần Phú-Hà Đông-Hà Tây

Điện thoại:


Họ tên người mua hàng: Chị Loan

Đơn vị: Công ty  TNHH Nam Tùng

Địa chỉ: 375 Thanh Xuân - Hà Nội

Hình thức thanh toán: Tiền mặt
	

	

	STT
	Tên hàng hoá
	Đ/vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Dầu diezel
	Lít
	382
	4.727,27đ
	1.805.817,14

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	Phí xăng dầu
	Lít
	382
	300đ
	114.600

	6
	
	
	
	
	

	

	Cộng tiền hàng:
	1.920.417,14

	Thuế suất GTGT: 10%
	Tiền thuế GTGT:
	180.518,714

	
	Tổng cộng tiền thanh toán:
	2.101.000

	Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu một trăm linh một nghìn  đồng chẵn ./.

	Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)


	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


Hiện nay công ty áp dụng chủ yếu hai phương thức thanh toán sau:

- Bán hàng trả ngay 

- Bán hàng trả chậm

Căn cứ vào hóa đơn bán hàng (Biểu2.11) để lập phiếu thu.

	Đơn vị: Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây
	Phiếu thu

Ngày 25 tháng6 năm 2005
	Quyển số: 08

Số: 432

Nợ: 111

Có:511+   3331+338

	Họ tên người nộp tiền: Chị Loan

Địa chỉ: Công ty TNHH Nam Tùng

Lý do nộp: Thanh toán tiền mua hàng theo hoá đơn số 0022108 ngày 01/6/2005

Số tiền: 2.101.000 (Bằng chữ) . Hai triệu một trăm linh một ngàn đồng

Kèm theo:...............

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ)............................



	Thủ trưởng
	Kế toán trưởng
	Người lập phiếu
	Người nộp
	Thủ quỹ


2.2.2.3. Các nghiệp vụ liên quan đến tiêu thụ hàng hóa Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

Trong tháng 06/2005 các nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa ở công ty phát sinh rất nhiều và nó liên quan đến nhiều loại hàng hóa dịch vụ. Tuy nhiên trong khuôn khổ của bản báo cáo em xin được đưa ra các nghiệp vụ liên quan đến chuyên đề về doanh thu tiêu thụ hàng hóa trong tháng 06/2005  như sau:

Nghiệp vụ 1: Căn cứ vào phiếu xuất kho số 03 và hóa đơn GTGT số 0022103 ngày 01/06/2005 về việc xuất bán dầu diezel cho bộ khách hàng. Tiền hàng là 1.805.817,14đ, tiền thuế GTGT là 180.581,71đ, thanh toán bằng tiền mặt.

Kế toán ghi:

NỢ TK 111 
2.101.000


CÓ TK 5111

1.805.817,14


CÓ TK 3331

180.581,71


CÓ TK 338

114.600  (382L * 300)

Nghiệp vụ 2: Căn cứ vào phiếu xuất kho số 36 và hóa đơn GTGT số 0022104 ngày 01/06/2005 về việc xuất bán xăng  Mogas 90 cho bộ phận lái xe khách. Tiền hàng là 83.551.772,4đ, tiền thuế GTGT là 8.355.177,24đ, thanh toán bằng tiền mặt.

Kế toán ghi:

NỢ TK 111 
98.201.949,64


CÓ TK 5111

83.551.772,4



CÓ TK 3331

8.355.177,24


CÓ TK 3338

6.295.000 (12.590L * 500)

Nghiệp vụ 3: Căn cứ vào phiếu xuất kho số 05 và hóa đơn GTGT số 0022105 ngày 30/06/2005 về việc xuất bán xăng  Mogas 92để bán lẻ trong tháng. Tiền hàng là 70.159.072,2đ, tiền thuế GTGT là 7.015.907,22đ,  khách hàng chưa thanh toán.

Kế toán ghi:

NỢ TK 131
82.319.979,42


CÓ TK 5111

70.159.072,2



CÓ TK 3331

7.015.907,22


CÓ TK 3338

5.145.000 (10290L * 500)

2.2.2.4. Sổ sách liên quan đến tiêu thụ hàng hóa ở công ty

2.2.2.4.1. Các chứng từ ghi sổ

Can cứ vào hóađơn bán hàng (biểu2.11) kế toán ghi vào chứng từ ghi sổ

biểu2.12                                   chứng từ ghi sổ 

Số : 08

Ngày 01 tháng 06 năm 2005
Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	03
	01/06
	Thu khách hàng tiền mặt
	111
	
	2.101.000
	
	

	
	
	Xuất bán dầu diezel
	
	511
	
	1.805.817,14
	

	
	
	thuế phải nộp
	
	333
	
	180.581,71
	

	
	
	Phí xăng dầu
	
	338
	
	114.600
	

	
	
	Cộng
	
	
	2.101.000
	2.101.000
	


biểu2.13                                    chứng từ ghi sổ 

Số : 13

Ngày 01 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	36
	01/06
	Thu khách hàng bằng tiền mặt
	111
	
	98.201.949,64
	
	

	
	
	Xuất xăng A90
	
	511
	
	83.551.772,4
	

	
	
	thuế phải nộp
	
	333
	
	8.355.177,24
	

	
	
	Phí xăng dầu
	
	338
	
	6.295.000
	

	
	
	Cộng
	
	
	98.201.949,64
	98.201.949,64
	


biểu2.14                                 chứng từ ghi sổ 

Số : 78

Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	94
	30/06
	Phải thu khách hàng 
	131
	
	82.319.979,42
	
	

	
	
	Xuất bán xăng A92
	
	511
	
	70.159.072,2
	

	
	
	thuế phải nộp
	
	333
	
	7.015.907,22
	

	
	
	Phí xăng dầu
	
	338
	
	5.145.000
	

	
	
	Cộng
	
	
	82.319.879,42
	82.319.879,42
	


biểu2.15                      sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Tháng 6 năm 2005 

   Đơn vị tính: đồng

	
      
Chứng từ ghi sổ
	
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	

	08
	01/06
	2.100.998,854

	13
	01/06
	98.201.949,64

	
	..............
	

	99
	30/06
	82.319.879,42

	Cộng
	
	1.265.242.441,69


2.2.2.4.2. Các khoản phải trả, phải nộp khác

Xăng dầu là một loại hàng hóa có đặc điểm riêng là khi mua hàng vào thì kế toán tính giá xăng dầu riêng và kèm theo phí xăng dầu nhưng hạch toán riêng và khi bán ra cũng vậy kế toán tính phí xăng dầu riêng không hạch toán vào doanh thu. Đối với xăng A90,A92 thì phí xăng là 500đ/lít còn dầu diezel là 300đ/lít.

biểu2.16                                      Sổ cái 

Tên Tk : Phải trả, phải nộp khác

     TK: 3388

     Tháng06 năm 2005 

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	01
	01/06
	Nhập kho dầu diezel
	331
	3.045.000
	

	03
	01/06
	Xuất kho dầu diezel
	111
	
	114.600

	35
	01/06
	Nhập kho xăng A90
	331
	8.975.000
	

	36
	01/06
	Xuất kho xăng A90
	111
	
	6.295.000

	....
	....
	................
	...
	
	

	94
	30/06
	Xuất kho xăng A92
	131
	
	5.145.000

	
	
	Hao hụt theo định mức
	641
	
	296.500

	
	
	Cộng
	
	81.401.000
	77.705.600


2.2.3. Hạch toán doanh thu để xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

2.2.3.1. Doanh thu bán hàng

Do thời gian thực tập của em tại Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây ngắn nên em chỉ đi sâu vào tìm hiểu quá trình  hạch tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ  tại công ty.

  Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ bán hàng kế toán tổng hợp được doanh thu kinh doanh hàng hóa là
  : 1.076.500.052,13đ

Do trong tháng 06/2005 ở công ty không phát sinh các khoản  làm giảm doanh thu nên DTT = DT = 1.076.500.052,13đ

biểu2.17                             chứng từ ghi sổ

Số : 85

           Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	
	30/06
	K/c DTBH và cung cấp dịch vụ
	511
	911
	1.076.500.052,13
	1.076.500.052,13
	

	
	
	Cộng
	
	
	1.076.500.052,13
	1.076.500.052,13
	


biểu2.18               Sổ chi tiết  doanh thu bán hàng
Tên hàng hóa: Dầu diezel

Tháng 6 năm 2005

Đơn vị tính : đồng
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	 Doanh thu
	
	Các khoản làm giảm DT

	Số
	Ngày
	
	
	SL
	§G
	TT
	

	03
	01/06
	Xuất bán dầu diezel cho chị Loan
	111
	382
	4.727,27
	1.805.817,14
	

	04
	02/06
	Xuất bán dầu diezel lẻ
	111
	977
	4.727,27
	4.618.542,79
	

	....
	................
	...
	...
	
	
	
	

	19
	17/06
	Xuất bán dầu diezel lẻ
	131
	2.342
	4.727,27
	11.071.266,34
	

	...
	....
	................
	...
	
	
	
	

	
	
	Cộng Phát sinh
	
	46.457
	4.727,27
	219.614.782,39
	


Căn cứ vào sổ chi tiết doanh thu bán hàng của từng loại hàng hóa ( Biểu2.18) và chứng từ ghi sổ kết chuyển doanh thu(biểu2.17) để kế toán lập sổ cái doanh thu bán hàng.

biểu2.19                Sổ cái doanh thu bán hàng 
TK 511 

Tháng 6 năm 2005

Đơn vị tính : đồng
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	03
	01/06
	Doanh thu bán dầu diezel
	111
	
	1.805.817,14

	36
	01/06
	Doanh thu bán xăng A90
	111
	
	8.355.177,24

	.....
	......
	...........................
	
	....................
	...................

	94
	30/06
	Doanh thu bán xăng A92
	131
	
	70.159.072,2

	
	
	Kết chuyển doanh thu sang xác định kết quả kinh doanh
	911
	1.076.500.052,13
	

	
	
	Cộng
	
	1.076.500.052,13
	1.076.500.052,13


2.2.3.2. Kế toán các khoản thanh toán trong tiêu thụ

* Thanh toán với ngân sách 

Việc tính thuế trong công ty được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước về thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Số thuế GTGT = Doanh thu chịu thuế * thuế suất GTGT đầu ra –  Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

- Kết chuyển toàn bộ số thuế được khấu trừ

NỢ TK 3331


CÓ TK 1331

- Số thuế phải nộp ngân sách

NỢ TK 3331


CÓ TK111

Các khoản thuế được phản ánh vào tờ khai thuế , các sổ cái tài khoản liên quan

biểu2.20                           Sổ cái Tài khoản 333
Tên TK 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

Tháng 6 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	03
	01/06
	Loan mua dầu diezel
	111
	
	180.581,71

	36
	01/06
	Mai mua xăng A90
	111
	
	8.355.177,24

	.....
	......
	
	
	....................
	...................

	94
	30/06
	Lan mua xăng A92
	131
	
	7.015.907,22

	
	30/06
	Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ
	1331
	104.972.962,605
	

	
	
	Cộng
	
	104.972.962,605
	107.650.962.605


Biểu2.21                             Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam                           Mẫu số 01/GTGT

      Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

Tờ khai thuế gtgt
Tháng 06 – 2005

Tên cơ sổ: Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

Địa chỉ : 112 Trần Phú - Hà Đông – Hà Tây

	STT
	Chỉ tiêu kê khai
	Doanh số(chưa có thuế GTGT)
	Thuế GTGT

	
	
	
	

	1
	Doanh thu
	1.076.500.052,13
	107.650.005,213

	
	- Doanh thu bán xăng dầu
	1.076.500.052,13
	

	2
	Thuế GTGT được khấu trừ
	
	104.972.962,605

	...
	...........
	.......
	.......

	3
	Thuế GTGT đã được hoàn trả
	
	

	4
	Thuế GTGT phải nộp trong tháng
	
	2.677.042,61


            Kế toán                                                Kế toán trưởng                                                   Giám đốc

          ( Ký, họ tên)                                                          (Ký, họ tên)                                                                        (Ký, họ tên)

* Sổ sách liên quan dến phải thu khách hàng

Mở sổ chi tiết cho từng đối tựơng khách hàng mua với số lượng lớn và thường xuyên, sổ này để theo dõi thường xuyên tình hình mua và thanh toán tiền hàng theo từng hóa đơn.

biểu2.22                 Sổ chi tiết của khách hàng
Tên TK 131: phải thu của khách hàng

Đối tượng: công ty TNHH Nam Tùng

Đơn vị tính:đồng
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	
	
	Nợ
	Có

	I. Số dư đầu tháng
	
	2.300.000
	

	II. Số phát sinh
	
	
	

	Thanh toán tiền hàng
	511
	11.071.266
	

	
	3331
	1.107.126
	

	
	3388
	702.600
	

	Cộng phát sinh tăng 
	
	12.880.992
	

	Đã thanh toán
	
	
	10.000.000

	Công phát sinh giảm
	
	
	10.000.000

	III. Số dư cuối tháng
	
	5.180.992
	


Cuối tháng tổng hợp số liệu trên sổ chi tiết đối tượng thanh toán (Biểu 2.22) để lập sổ cái TK131

biểu2.23                              Sổ cái tài khoản
Tên TK 131: phải thu của khách hàng

Tháng 6 năm 2005

Đơn vị tính:đồng
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	I. Số dư đầu tháng
	
	10.300.000
	

	
	
	II. Số phát sinh
	
	
	

	19
	17/06
	Hoa mua dầu diezel
	511
	11.071.266
	

	
	
	
	3331
	1.107.126
	

	
	
	
	3388
	702.600
	

	.....
	......
	..................
	
	.............
	

	94
	30/06
	Lan mua xăng A92
	511
	70.159.072
	

	
	
	
	3331
	7.015.907
	

	
	
	
	3388
	5.145.000
	

	....
	....
	..................
	
	.............
	

	
	
	Cộng phát sinh tăng
	
	570.500.000
	

	
	
	Hoa thanh toán
	
	
	10.000.000

	
	
	Lan thanh toán
	
	
	80.000.000

	....
	....
	..................
	
	.............
	

	
	
	Cộng phát sinh giảm
	
	
	450.000.000

	
	
	III. Số dư cuối tháng 
	
	130.800.000
	


2.2.3.3. Hạch toán giảm doanh thu

Các khoản làm giảm doanh thu bao gồm chiết khấu tiền mặt, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế GTGT nộp  theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biết, thuế xuất nhập khẩu

Trong suốt quá trình thức tập tại công ty em đã nghiên cứu và tìm hiểu thấy Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây là một công ty có đặc điểm riêng khác với công ty kinh doanh khác là không phát sinh khoản nào làm giảm trừ doanh thu bán hàng.

2.2.4. Kết quả tiêu thụ hàng hóa ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

- Sổ chi tiết

- Sổ tổng hợp( chứng từ ghi sổ, sổ cái các tài khoản 911,421)

2.2.4.1. Hạch toán chi phí bán hàng


Tại Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây việc tập hợp và phân bổ chi phí bán hàng cho khối lượng hàng hóa  tiêu thụ  do kế toán bán hàng đảm nhận. Khi có nghiệp vụ phát sinh, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc(nếu là chi phí tiền lương và bảo hiểm  xã hội của bộ phận bán hàng thì chứng từ gốc là bảng chấm công, bảng lương, nếu là chi phí khấu hao TSCĐ thì chứng từ gốc là bảng tính khấu hao, nếu là các chi phí khác thì chứng từ gốc là hóa đơn của nhà cung cấp)... hao hụt xăng dầu .

Chi phí hao hụt xăng dầu:

- Đối với dầu diezel

NỢ TK 641
365.454,75


CÓ TK156

342.954,75(75 * 4.572,73)


CÓ TK 3388

22.500 (75 * 300)

-Đối với xăng A90

NỢ TK 641
558.545,6



CÓ TK156

518.545,6 (80 * 6.481,82)


CÓ TK 3388

40.000 ( 80 * 500)

- Đối với xăng A92:

NỢ TK 641
3.352.284



CÓ TK156

3.118.284( 468 * 6.663)


CÓ TK 3388

234.000( 468 * 500)

biểu2.24                            chứng từ ghi sổ 

Số : 87

Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	
	30/06
	Chi phí hao hụt  dầu diezel
	641
	
	365.454,75


	
	

	
	
	
	
	156
	
	342.954,75
	

	
	
	
	
	3388
	
	22.500
	

	
	
	Cộng
	
	
	365.454,75
	365.454,75
	


* Đối với TSCĐ thì công ty tính khấu hao theo thời gian 


Biểu2.25                          (Trích) bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

tháng 6 năm 2005

	 Chỉ tiêu
	Thời gian sử dụng
	
Toàn DN
	   Nơi Sd
	Phân xương sản xuất
	BPBH

( TK641)
	QLDN

(TK642)

	
	(năm)
	NG
	SỐ KH
	
	
	

	I. Số KH đã trích tháng trước
	
	
	280.000
	.............
	50.000
	25.000

	II. Số KH tăng trong tháng
	
	
	
	
	
	

	1. Vật dụng văn phòng
	10
	6.000.000
	50.000
	............
	
	50.000

	2. Thiết bị máy móc
	10
	3.600.000
	30.000
	............
	30.000
	

	..............
	............
	
	.............
	............
	.............
	................

	III. Số KH giảm trong tháng
	
	
	
	
	
	

	1. Nhà làm việc
	30
	700.000.000
	300.000
	............
	
	300.000

	2. Thiết bị văn phòng
	20
	30.000.000
	
	............
	
	250.000

	3.Cửa hàng bán hàng
	30
	72.000.000
	
	............
	200.000
	

	4. Thiết bị máy móc
	10
	50.000.000
	417.000
	............
	417.000
	

	..............
	............
	
	.............
	............
	.............
	................

	IV.KH phải trích tháng (I+II-III)
	............
	............
	............
	............
	235.000
	150.000


* Đối với tiền lương trả cho nhân viên bán hàng và quản lý doanh nghiệp

Biểu 2.26

(Trích) bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tháng 6 năm 2005

	 Ghi         Có                     

             TK
	
	TK334
	
	
	
	TK338
	
	
	Tổng cộng

	Đối tượng Sd

(ghi Nợ TK)
	Lương chính
	Lương Phụ
	Các khoản khác
	Tổng
	KPC§

(2%)
	BHXH

(15%)
	BHYT

(2%)
	Tổng
	

	TK 641
	2.100.000
	246.000
	
	2.346.000
	46.920
	351.900
	46.920
	445.740
	

	TK642
	1.611.000
	210.000
	
	1.821.000
	36.420
	273.150
	36.420
	345.990
	

	TK334
	
	
	
	
	
	208.350
	41.670
	250.020
	

	TK335
	........
	........
	
	.........
	
	........
	......
	......
	

	..........
	........
	........
	
	.........
	
	........
	......
	......
	


Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương( Biểu2.26) kế toán lập chứng từ ghi sổ

biểu2.27                          chứng từ ghi sổ 

Số : 88

Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	
	30/06
	Lương trả nhân viên bán hàng
	641
	334
	2.346.000
	2.346.000
	

	
	
	Cộng
	
	
	2.346.000
	2.346.000
	


biểu2.28                        chứng từ ghi sổ 

Số : 89

Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	
	30/06
	Chi BHXH, 
	641
	
	445.740
	
	

	
	
	BHYT,KPC§
	334
	
	140.760
	
	

	
	
	
	
	338
	586.500
	586.500
	


biểu2.29                          Sổ cái tài khoản 641

Tên tài khoản: chi phí bán hàng

Tháng 6 năm  2005

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	
	16/06
	Chi tiền điện
	111
	125.000
	

	
	20/06
	Chi tiền nước
	111
	78.000
	

	
	....
	...............
	......
	.............
	

	
	30/06
	Chi hao hụt xăng dầu  ở cửa hàng xăng dầu
	156

3388
	4.276.284,35
	

	
	30/06
	KhÊu hao TSC§
	214
	235.000
	

	
	30/06
	Lương cho bộ phận bán hàng
	334
	2.346.000
	

	
	
	Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 6 
	911
	
	9.245.284,35

	
	
	Cộng phát sinh
	
	9.245.284,35
	9.245.284,35


2.2.4.2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Kế toán căn cứ vào các khoản chi cho bộ phận quản lý như: bảng lương chính, lương phụ.......... chi phí văn phòng phẩm....... kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tập hợp và phân bổ cho khối lượng hàng hóa tiêu thụ.Kế toán mở sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản và ghi vào sổ chứng từ ghi sổ.

biểu2.30                            chứng từ ghi sổ 

Số : 90

Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	
	30/06
	Lương trả nhân viên quản lý
	642
	334
	1.821.000
	1.821.000
	

	
	
	Cộng
	
	
	1.821.000
	1.821.000
	


biểu2.31                       chứng từ ghi sổ 

Số : 91

Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	
	30/06
	Chi BHXH, 
	642
	
	345.990
	
	

	
	
	BHYT,KPC§
	334
	
	109.260
	
	

	
	
	
	
	338
	455.250
	455.250
	


biểu2.32                         Sổ cái tài khoản 642

Tên tài khoản: chi phí quản lý doanh nghiệp

Tháng 6 năm  2005

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	
	30/06
	Chi nhân viên quản lý
	334
	1.821.000
	

	
	30/06
	Chi mua văn phòng phẩm
	111
	65.000
	

	
	30/06
	Chi tiếp khách
	111
	132.000
	

	
	....
	...............
	......
	.............
	

	
	30/06
	Chi KhÊu hao TSC§
	214
	150.000
	

	
	
	KÕt chuyÓn CFQLDN
	911
	
	3.146.000

	
	
	Cộng phát sinh
	
	3.146.000
	3.146.000


Biểu 2.33                            chứng từ ghi sổ 

Số : 93

                      Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Số tiền
	Có
	

	
	30/06
	K/c Chi phí bán hàng
	911
	641
	9.245.284,35
	9.245.284,35
	

	
	30/06
	K/c Chi phí  quản lý doanh nghiệp
	911
	642
	3.146.000
	3.146.000
	

	
	
	Cộng
	
	
	12.391.284,35
	12.391.284,35
	


biểu2.34                                chứng từ ghi sổ

Số : 94

                  Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính : đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền
	Ghi chú 

	S
	N
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	

	
	30/06
	K/c lợi nhuận chưa phân phối
	911
	421
	21.379.141,28
	21.379.141,28
	

	
	
	Cộng
	
	
	21.379.141,28
	21.379.141,28
	


biểu2.35                          Sổ cái tài khoản 911

Tên tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh

Tháng 6 năm  2005

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	
	30/06
	K/c DTBH và cung cấp dịch vụ
	511
	
	1.076.500.052,13

	
	30/06
	K/c GVHB
	632
	1.042.729.626,05
	

	
	30/06
	K/c CFBH
	641
	9.245.284,35
	

	
	30/06
	K/c CFQLDN
	642
	3.146.000
	

	
	30/06
	K/c lãi chưa phân phối
	421
	21.379.141,28
	

	
	
	Cộng phát sinh
	
	1.076.500.052,13
	1.076.500.052,13


biểu2.36                              Sổ cái tài khoản 421

Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối

Tháng 6 năm  2005

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 
đối ứng
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	Dư đầu tháng 6
	
	
	

	
	30/06
	Kết chuyển lãi sản xuất kinh doanh sang lãi chưa phân phối
	911
	
	21.379.141,28

	
	
	Cộng phát sinh
	
	
	21.379.141,28

	
	
	Dư cuối tháng 6
	
	
	


biểu2.37                     báo cáo kết quả tiêu thụ

Tháng 06 năm 2005

Đơn vị tính:đồng

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số tiền

	1
	2
	3

	Tổng doanh thu
	01
	1.076.500.052,13

	Các khoản giảm trừ
	03
	0

	1. Doanh thu thuần
	10
	1.076.500.052,13

	2. Giá vốn hàng bán 
	11
	1.042.729.626,05

	3. Lợi nhuận gộp
	20
	33.770.426,08

	6. Chi phí bán hàng
	24
	9.245.284,35

	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	3.146.000

	12. Tổng lợi nhuận trước thuế 
	50
	21.379.141,28


Chương III

Một số ý kiến nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ

3.1.1. Tính cấp thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa.

Với nền kinh tế mở cửa, những chính sách khuyến khích và ưu đãi, ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam. Cùng với sự du nhập này là phương thức bán hàng cũng ngày một đa dạng hơn. Trong nền kinh tế thị trường tồn tại nhiều nền kinh tế khác nhau, trước kia, trong nền kinh tế cũ, bán hàng theo phương thức trực tiếp, theo pháp lệch của nhà nước là chủ yếu, thì giờ đây có thể bán hàng theo nhiều phương thức khác nhau (bán hàng qua đại lý, bán trả góp...).Kèm theo phương thức bán hàng này là phương thức thanh toán đa dạng và phong phú hơn rất nhiều (thanh toán bằng séc, ngoại tệ...).Để bán được nhiều hàng hóa thì các doanh nghiệp rất chú trọng đến khâu bán hàng với những chiến lược quảng cáo, tiếp thị được thực hiện trước, trong và sau khi bán hàng.

Sự đổi mới sâu sắc cơ chế kinh tế này không chỉ đòi hỏi chúng ta đổi mới cách thức quản lý nói chung mà còn chú trọng đến sự cải cách cơ chế quản lý tài chính nói riêng.

Hạch toán kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính có vai trì tích cực trong quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Để theo kịp và phản ánh đúng thực chất nghiệp vụ kinh tế trong thời kỳ đổi mới đòi hỏi hệ thống kế toán tài chính áp dụng cho các doang nghiệp cũng phải từng bước đổi mới cho phù hợp với hoàn cảnh mới.

Trước chúng ta, trên thế giới có nhiều quốc gia đã từng chuyển đổi nền kinh tế từ những mức độ khác nhau sang nền kinh tế thị trường, gặt hái được rất nhiều thành công với nhũng thành tựu vượt bậc vậc tăng trưởng và phát triển. Như vậy, là một nước đi sau, chúng học hỏi được những gì trong quá trình đổi mới, tổ chức lại hệ thống  kế toán nói chung, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng.

Kinh nghiệm của một số nướcphát triển cũng như đang phát triển đi trước là: phải đổi mới hệ thống kế toán doanh nghiệp khi cơ chế quản lý thay đổi, điều này là một tất yếu khách quan, hoàn toàn phù hợp với quy luật biện chứng, quy luật phủ định. Nếu không thay đổi hoặc chậm thay đổi sẽ dẫn đến tụt hậu, làm cho nền kinh tế bị ảnh hưởng, chậm phát triển. Sự tồn tại đa dạng của các thành phần kinh tế cùng các hình thức sở hữu đã tạo nên rất nhiều loại hình doanh nghiệp. Điều này làm cho Nhà nước chỉ có thể quản lý trên phương diện vĩ mô mà thôi chứ không đi sâu vào can thiệp vào hoạt động của từng doang nghiệp được.

Do vậy, hệ thống kế toán tài chính nhà nước áp dùng cho các doanh nghiệp chỉ mang tính chất hướng dẫn, là cái khung cho các doanh nghiệp hạch toán. Còn vấn đề hạch toán chi tiết cụ thể theo yêu cầu quản lý của các doanh nghiệp còn phải phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh, nhân tài, vật lực của bản thân doanh nghiệp đó.Song, dù hạch toán theo hướng nào thì các quốc gia đều tổ chức hạch toán kế toàn dựa vào những chuẩn mực, quy tắc và thông lệ kế toán quốc tế được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Nhất là, trong điều kiện hiện nay, khi mà xu hướng quốc tế hóa trên trên mọi phương diện thì điều này rất có ý nghĩa, nó làm cho nền kinh tế thế giới sẽ hòa đồng hơn và tiến tới thống nhất trong một tương lai không xa.

Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới không ngừng của nền kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng về quản lý tài chính quốc gia, quản lý tài chính doanh nghiệp. Trong cơ chế kinh tế mới, hệ thống kế toán Việt Nam không còn phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường, yêu cầu của nền “kinh tế mở”, của sự hòa nhập với thông lệ phổ biến của kế toán các nước đòi hỏi phải được cải cách một cách triệt để, toán diện kể cả về kế toán Nhà nước và kế toán doanh nghiệp.

Từ năm 1994, dưới sự chỉ đạo trược tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tài chính đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng hệ thống kế toán áp dụng cho doanh nghiệp, hệ thống kế toán doanh nghiệp được thiết kế, xây dựng trên nguyên tắc thỏa mãn yêu cầu của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, tôn trọng và vận dụng có chọn lọc chuẩn mực quốc tế về kế toán, phù hợp với nguyên tắc phổ biến của kế toán quốc tế. Đồng thời, hệ thống kế toán doanh nghiệp được xây dựng cũng thích ứng, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và trong những năm sắp tới.

Nằm trong hệ thống kế toán doang nghiệp, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp là một phần hành kế toán quan trọng. Phần hành này không chỉ có ý nghĩa với bản thân doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xác định các loại thuế (TTTĐB, VAT, TNDN...)mà doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Chính vì vậy, phần hành kế toán này rất được chú trọng trong việc tổ chức hạch toán, quản lý hạch toán chứng từ ban đầu đến báo cáo cuối cùng.

3.1.2.Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần ô tô Vận tải Hà Tây. 

3.1.2.1.Đánh giá chung.

Mặc dù Công ty mới cổ phần hóa nên còn gặp nhiều khó khăn nhưng sự phát triển của nền kinh tế nước ta, Công ty đã không ngừng phát triển về hệ thống quản lý mà ngay cả bộ phận kế toán cũng càng ngày được hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế thị trường. Hoạt động trong cơ chế thị trường nên Công ty liên tục đa dạng hóa loại hình dịch vụ đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của khách hàng.

Công ty đã thực hiện được những chủ trương lớn đề ra như đẩy mạnh việc khai thác cơ sở vật chất, tạo được vốn ổn định để hỗ trợ công tác và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Công ty nắm vững được nhu cầu của khách hàng nên đã chủ động được cung cầu cho những mặt hàng cơ bản.

Công ty nộp ngân sách Nhà nước đúng, đủ, không nợ đọng, thực hiện tiết kiệm triệt để.

Để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hóa, Công ty đã áp dụng nhiều phương thức bán hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Phương thức thanh toán mà Công ty áp dụng cũng rất đa dạng, linh hoạt và hợp lý. Khách hàng có thể trả tiền ngay hoặc trả theo ký kết trên hợp đồng. Ngoài ra, Công ty còn sử dụng phương thức trả chậm đối với những khách hàng thường xuyên, những khách hàng có độ tin cậy cao.

Trong phương thức trả chậm:

Gía bán trả chậm   =   Gía bán hiện tại   x   (1+Lãi suất).

Mặt khác, Công ty luôn bảo đảm được số lượng, chất lượng hàng hóa đã ký kết trong hợp đồng.

3.1.2.2.Ưu điểm trong hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần ô tô Vận tải Hà Tây.

* Vấnđề tiêu thụ nói chung:

Đây là nội dung quan trọng trong công tác kế toán của công ty vì nó liên quan đến việc xác định kết quả thu nhập thực tế và pàân phải nộp cho ngân sách nhà nước, đồng thời nó phản ánh sự vận động của tài sản – tiền vốn trong lưu thông do đó công ty đã rất chú ý đến các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ như:

Phấn đấu tiết kiệm chi phí

Năng động trong công tác bán hàng 

Nhìn chung, kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ đã cung cấp được những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý của Công ty. Kế toán đã ghi chép đầy đủ tình hình thanh toán tiền hàng đối với khách hàng, tình hình nhập, xuất, tồn hàng hóa, cung cấp các số liệu giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả nhất định.

* Về chứng từ sổ sách và luân chuyển chứng từ:

Bộ chứng từ gốc va sổ sách kế toán đều được tuân thủ theo đúng chế độ kế toán.Các chứng từ gốc được công ty mua trực tiếp từ bộ tài chính. Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp chứng từ ghi sổ rất phù hợp với quy mô điều kiện của công ty.

Tổ chức hệ thống sổ kế toán và luân chuyển sổ sách chứng từ tương đối hợp lý, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc kế toán của chế độ kế toán hiện hành và phù hợp với khả năng trình độ của đội ngũ cán bộ công ty, phù hợp với đặc điểm kinh doanh thuận tiện cho việc quản lý. Các nghiệp vụ phát sinh được kế toán viên của công ty ghi chép thường xuyên theo từng ngày nên hạn chế tối đa những sai sót.

Kế toán tiêu thụ hàng hóa cũng đã đảm bảo theo dõi sát sao tình hình tiêu thụ, đồng thời phản ánh chính sách, kịp thời doanh thu bán hàng cùng các khoản làm giảm trừ doanh thu khác. 

Công ty luôn chấp hành đúng các chính sách, chế độ kế toán tài chính của Nhà nước, các chính sách về thuế, tổ chức sổ sách một cách phù hợp để phản ánh và theo dõi tình hình tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ. Đồng thời, ghi chép đầy đủ hợp thức các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đảm bảo cho lĩnh vực lưu thông đạt hiệu quả cao.

Kế toán về tiêu thụ hạch toán kịp thời các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý phát sinh trong kỳ đều được theo dõi đầy đủ trên các sổ kế toán. Kết quả tiêu thụ trong kỳ được hạch toán trên sổ sách phù hợp với chế độ quy định.

Với những khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vào những thời kỳ phát sinh nhiều không tương xứng với doanh thu trong kỳ thì công ty đã kết chuyển vào TK 142(1422). Việc làm này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá đúng kết quả kinh doanh của kỳ kinh doanh, thêm vào đó việc hạch toán này đảm bảo nguyên tắc phù hợp của kế toán, tức là tất cả các chi phí được xác định để tính lỗ, lãi phải phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ và phải được phân chia rõ ràng trong kỳ hạch toán.

3.1.2.3.Nhược điểm trong kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây.

Việc theo dõi luân chuyển hàng hóa chưa được quan tâm một cách chi tiết, do đó Công ty khó có thể chủ động được trong việc lên kế hoạch nhập hàng lớn. Trong điều kiện của Công ty ngày càng lớn mạnh, nhưng nếu hàng hóa không được theo dõi một cách chặt chẽ sẽ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Cụ thể như hiện nay với quy trình hạch toán đang áp dụng, kế toán tốn rất nhiều thời gian trong việc kiểm tra tính chính xác và trung thực trong việc ghi chép và tính giá vốn cũng  như việc xác định kết quả tiêu thụ.

Kế toán hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chung cho toàn mặt hàng mà Công ty kinh doanh chứ chưa hạch toán riêng cho từng nhóm hàng hóa. Doanh thu của Công ty cũng không mở sổ theo dõi chi tiết nên chưa xác định được kết quả của từng mặt hàng.

Hiện nay Công ty có một số mặt hàng tồn kho bị giảm giá do biến giá cả thị trường biến động, trong khi kế toán không sử dụng tài khoản dự phòng. Điều này đã làm giảm tính chính xác của việc xác định kết quả tiêu thụ, do đó việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là việc rất cần thiết làm tăng ý nghĩa cho việc kinh doanh cũng như đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.

Việc lập dự phòng phải thu khó đòi cũng chưa được công ty lập. khoản này cũng ảnh hưởng đến việc xác định kết quả tiêu thụ.

3.2.Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây.

Để xác định kết quả kinh doanh được chính xác thì công tác quản lý các chi phí bán hàng, chi phi quản lý doanh nghiệp phải được thực hiện một các chặt chẽ nhằm giảm tối đa các khoản chi phí để tăng lợi nhuận cho Công ty.

Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là cung ứng hàng hóa đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu của khách hàng. Do đó, việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ giúp cho Công ty có thể xác định được lượng hàng hóa tiêu thụ một cách chính xác để có phương hướng nhập xuất hàng phù hợp nhất.

Bên cạnh đó việc xác định đúng giá trị hàng tồn kho cũng góp phần không nhỏ trong việc tính giá vốn hàng bán một cách chính xác mà giá vốn lại là trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh giúp cho Công ty có thể hạch toán chính xác các khoản lợi nhuận và có phương hướng phân phối lãi cho các bộ phận một cách hợp lý nhất.

3.2.1.Hoàn thiện hình thức kế toán.

Với hình thức Chứng từ – Ghi sổ, khối lượng công việc phải ghi chép rất nhiều, đặc biệt vào cuối kỳ hạch toán mà hiện nay công ty vẫn đang làm kế tóan thủ công, vì vậy công ty nên có kế hoạch sử dụng máy vi tính vào việc xử lý thông tin kế toán, giúp cho công việc kế toán được nhanh chóng, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế, giảm nhẹ khối lượng công việc nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy về số liệu.

3.2.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí, doanh thu.

* Hạch toán kết quả riêng theo từng loại.

Công ty có các loại ô tô, và các loại dịch vụ khác nhau cũng như kinh doanh thương mại xăng dầu, nên mỗi nghiệp vụ phát sinh kế toán sẽ mở sổ chi tiết để theo dõi và kiểm tra kết quả tiêu thụ của từng loại, sổ này chỉ lập riêng trong nội bộ nhằm đánh giá hiệu quả của từng hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra kiến nghị đề xuất với lãnh đạo Công ty để có nhưng biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

3.2.3. Hoàn thiện việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Trong thực tế, để hạn chế bớt những thiện hại và để chủ động hơn về tài chính trong các trường hợp xảy ra do tác nhân khách quan như giảm giá hàng bán. Nhà nước cho phép các doanh nghiệp lập dự phòng để phần nào giảm bớt những rủi do, do đó thực chất việc lập dự phòng là quyền lợi về mặt tài chính của doanh nghiệp.

Khi kiểm kê hàng tồn kho kế toán phát hiện  chênh lệch giữa giá trị hàng tồn kho ghi trên sổ kế toán với giá thực tế trên thị trường, nếu giá thực tế trên thị trường nhỏ hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ta lập dự phòng. Mức trích dự phòng như sau:

Mức dự phòng giảm   =  Số lượng hàng tồn    x    Mức giảm giá của

giá hàng tồn kho
kho cuối niên độ
hàng tồn kho

Sau đó sử dụng TK 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” để hạch toán. Tài khoản này có kết cấu như sau:


Bên Nợ: Hoàn nhập dự phòng giảm giá.


Bên Có: Trích lập dự phòng giảm giá.


Dư Có: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho hiện cón.

Khi lập dự phòng ghi tăng chi phí:

NỢ TK 6426

 
CÓ TK 159

Cuối niên độ kế toán tiếp theo, hoàn nhập dự phòng vào thu nhập khác:

NỢ TK 159


CÓ TK 711

Sau đó tính cho năm sau.


Về phía doanh nghiệp, nếu dự phòng thực sự xảy ra thì đó là nguồn bù đắp thiệt hại, hơn nữa tăng chi phí làm giảm lãi, như vậy thuế phải nộp ít đi điều này có lợi cho doanh nghiệp. Còn nếu lập dự phòng rồi mà điều đó không xảy ra thì doanh nghiệp hoàn nhập dự phòng vào thu nhập bất thường mà vẫn đảm bảo cân bằng giữa doanh thu và chi phí.

3.2.4. Hoàn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi


Bộ tài chính quy định sau 2 năm khi hết hạn thanh toán, nếu khách hàng chưa thanh toán thì được coi là khoản khó đòi. Chỉ lập dự phòng phải thu khó đòi cho những khách hàng có số nợ hợp pháp ( có chứng từ) và kiểm kê những khách hàng còn nợ. Khi lập dự phòng phải thu khó đòi cho từng khách hàng riêng biệt. Sau đó đánh giá khả năng trả nợ của từng khách hàng để tính ra dự phòng phải thu khó đòi:

Mức dự phòng phải                   Số nợ phải thu                       Số % có khả

        thu khó đòi                =           khó đòi                 x            năng mất

- Vào cuối niên độ kế toán, căn cứ vào mức dự phòng phải thu khó đòi xác định kế toán ghi:

NỢ TK 6426


CÓ TK 139

- Cuối niên độ kế toán tiếp theo, phải hoàn nhập toàn bộ số đã lập dự phòng năm trước kế toán ghi:

NỢ TK 139


CÓ TK 711

Đồng  thời xác định số trích dự phòng cho năm sau, kế toán ghi:

NỢ TK 6426


CÓ TK 139

- Xử lý nợ khó đòi thực tế phát sinh:

+ Khi có nợ khó đòi thực tế không đòi được:

NỢ TK 6426


CÓ TK 131,136,138

Đồng thời phải ghi Nợ TK 004

+ Nếu nợ khó đòi trước đây xử lý, sau đó đòi lại được thì khoản đó được coi là thu nhập khác

NỢ TK111,112


CÓ TK 711

Đồng thời ghi Có TK 004.

Kết luận


Tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp là việc làm hết sức cần thiết, chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình kinh doanh, tổ chức khâu tiêu thụ tốt mới có hy vọng kết quả khả quan. Kết quả cuối cùng sẽ đánh giá được thực chất năng lực kinh doanh, khẳng định được vị thế của các doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi bộ máy quản lý phải có đầy đủ kiến thức tổng hợp và chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế để có thể tạo chiến lực kinh doanh lâu dài. Trong chiến lực về quản lý kế toán giữ một vai trò hết sức quan trọng, cung cấp những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định của Ban giám đốc. Vì vậy, việc tổ chức hạch toán khoa học và hợp lý công tác kế toán và đặc biệt là kế toán trong khâu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Qua quá trình học tập tại nhà trường và tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây, em đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần ¤ tô Vận tải Hà Tây ”.

Trong chuyên đề em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhỏ đóng góp vào việc hạch toán tại Công ty. Song, đây là đề tài khá phức tạp đồng thời do thời gian và trình độ có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các cô chú, anh chị Phòng kế toán của Công ty.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Trần Thị Dung đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

                                       Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2005
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